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MUC̣ LUC̣ 
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Một số máy đo vạn năng (V.O.M) thông dụng 

 

V.O.M hay đồng hồ vạn năng là máy đo dùng để đo các đại lượng điện cơ 

bản. Các V.O.M thông dụng trên thị trường hiện nay có thể đo được : 

 Điện trở (dùng thang đo có ký hiệu ) 

 Điện áp một chiều (dùng thang đo ký hiệu DCV) 

 Điện áp xoay chiều (dùng thang đo có ký hiệu ACV) 

 Dòng điện một chiều (dùng thang đo có ký hiệu DCA) 

 Dòng điện xoay chiều (dùng thang đo có ký hiệu ACA) 

Một số V.O.M còn có thêm các khe cắm dùng để đo hệ số  của Transistor. 

 

 

 

Máy phát sóng 

Máy phát sóng là máy phát tín hiệu (cụ thể là tín hiệu điện áp). Tín hiệu do 

máy phát sóng phát ra là tín hiệu tuần hoàn. Hình dạng, tần số và biên độ là 3 

thông số có thể điều chỉnh được.  

Ba dạng tín hiệu cơ bản là : dạng sin, dạng vuông và dạng tam giác. 

 Máy phát sóng có nút chọn dạng sóng.  

 Điều chỉnh tần số : Nút Frequency (hoặc FREQ) 

BÀI 01 
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 Điều chỉnh biên độ : Nút Amplitude (hoặc AMP) 

Offset > 0

Offset < 0

Tín hiệu dạng sin (thuần sin)

Tín hiệu dạng sin có chứa thành phần DC

(thành phần Offset > 0)

Tín hiệu xung vuông lưỡng cực

Tín hiệu xung vuông đơn cực

(tương thích TTL)

Tín hiệu xung vuông đơn cực

(tương thích CMOS)

Tín hiệu xung tam giác lưỡng cực

Tín hiệu xung tam giác đơn cực Tín hiệu xung răng cưa

Tín hiệu dạng sin có chứa thành phần DC

(thành phần Offset < 0)

chỉnh được

 

Các dạng tín hiệu thường sử dụng 

 

 

 

Máy dao động ký 

 

 Máy dao động ký là thiết bị dùng để đo đồ thị tín hiệu (tức là dùng để quan sát 

sự biến thiên của tín hiệu theo thời gian). Các bộ phận chính của máy dao động 

ký gồm có ống phóng điện tử, các bản cực điều khiển chùm tia điện tử và màn 

hình. 

 

Ống phóng 

điện tử 

Bản cực làm 

lệch dọc 

Bản cực làm 

lệch ngang 

Mặt sau màn hình 

(phủ Phốtpho) 

Chùm tia electron 
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Nguyên lý làm việc của máy dao động ký 

 

 

 Hình dạng của đồ thị phụ thuộc vào quy luật biến thiên của tín hiệu. 

 Độ sáng của hình vẽ trên màn hình phụ thuộc vào cường độ của chùm tia 

electron, có thể điều chỉnh bằng nút INTENSITY trên máy. 

 Độ nét của hình vẽ trên màn hình phụ thuộc vào độ hội tụ của chùm tia 

electron, có thể chỉnh độ nét bằng nút FOCUS trên máy. 

 Trục ngang trên màn hình là trục thời gian 

 Trục đứng trên màn hình là trục biên độ 

1 DIV (Division)

1 DIV (Division)

VOLTS/DIV TIME/DIV

B
ie

ân
 
ñ
o
ä

ñ
ỉn

h
-
ñ
ỉn

h

Chu kỳ

 

Điện trường ngang 

trục do tín hiệu 

quét ngang tạo ra 

Điện trường dọc 

trục do tín hiệu đo 

tạo ra 

Lực điện từ tổng 

hợp tác động lên 

chùm tia electron 

Chùm tia electron bị lái bởi tín hiệu quét ngang kết hợp 

với tín hiệu đo sẽ chuyển động theo quỹ đạo đồng dạng 

với dạng tín hiệu đo tạo nên đồ thị tín hiệu 

Tín hiệu quét ngang

T
ín

 
h
ie

äu
 
c
a
àn
 
ñ
o

Chùm electron

phát ra từ ống

phóng điện tử

- - - - - - - -

+ + + + + + + +

+
+

+
+

+
+

+
+

-
-

-
-

-
-

-
-

Chùm electron

phát ra từ ống

phóng điện tử

- - - - - - - -

+ + + + + + + +

+
+

+
+

+
+

+
+

-
-

-
-

-
-

-
-
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A. MỤC ĐÍCH THỰC TẬP : 

Mục đích thực tập bài này giúp sinh viên có được các kỹ năng cơ bản sau : 

 Sử dụng được các loại máy đo vạn năng (V.O.M) để đo các đại lượng cơ 

bản: điện trở, điện áp một chiều (DCV), điện áp xoay chiều (ACV); dòng điện 

(AC) và (DC).  

 Sử dụng được máy phát sóng (FG : Function Generator) để phát một tín hiệu 

mẫu theo các yêu cầu về tần số, dạng sóng và biên độ. 

 Sử dụng được máy dao động ký (OSC : Oscillascope) để đo đồ thị của một tín 

hiệu điện và xác định được các thông số cơ bản như chu kỳ, biên độ. 

 

B. NỘI DUNG THỰC TẬP : 

 

1. ĐO ĐIỆN TRỞ BẰNG V.O.M CHỈ THỊ KIM 

Bước 1 :  

Chỉnh 0 trước khi đo. 


0

ADJ0



 

Chọn thang đo , tầm đo bất kỳ và chập que đo lại với nhau, chỉnh nút 0 ADJ sao 

cho kim chỉ thị nằm đúng tại vạch số 0 trên thước đọc kết quả. 
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0

ADJ0



Nhìn chính xác chỉ số trên

thanh đo và đọc kết quả

Bước 2 :  

 Đo và đọc kết quả. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giá trị R = (kết quả đọc) x (tầm đo hiện tại) 

 

2. ĐO ĐIỆN TRỞ BẰNG V.O.M CHỈ THỊ SỐ  

 

,V

COM 2A 12A

ON AC-DC
AUTOMATIC SELECTOR

V


k

 

Đo và đọc trực tiếp kết quả, ví dụ trên ta đo được R = 0,275k = 275. 
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?

?

?

3. ĐO ĐIỆN ÁP BẰNG V.O.M KIM 

Bước 1 : 

             

            Xác định xem điện áp sắp đo là áp một chiều hay áp xoay chiều. 

 

Bước 2 : 

             

            Giá trị sắp đo khoảng bao nhiêu? 

 

Bước 3 : 

             

            Chọn thang đo và tầm đo nào là phù hợp? 

 Nếu là điện áp một chiều thì cho thang đo DCV 

 Nếu là điện áp xoay chiều thì chọn thang đo ACV 

 Tầm đo phải có giá trị lớn hơn giá trị muốn đo 

Bước 4 : 

 Tiến hành đo và đọc kết quả. 

 

+

-

0

Nhìn chính xác chỉ số trên

thanh đo và đọc kết quả

DCV

 

Khi đo áp một chiều: chọn thang DCV và que đo đặt ở điểm (+) hơn que đen. 
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!

Nhìn chính xác chỉ số trên

thanh đo và đọc kết quả

0

ACV

 

Khi đo áp xoay chiều, phải chọn thang đo ACV, không cần chú ý vị trí que đo. 

            Chú ý quan trọng :  

            Giá trị đo là trị hiệu dụng và chỉ đúng với điện áp xoay chiều 

dạng sin. 
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4. ĐO ĐIỆN ÁP BẰNG V.O.M SỐ 

Đo áp một một chiều : 

+

-

,V

COM 2A 12A

ON AC-DC
AUTOMATIC SELECTOR

V



V

 

Đo áp xoay chiều : 

,V

COM 2A 12A

ON AC-DC
AUTOMATIC SELECTOR

V



V

AC

Chữ AC hiện lên cho

biết điện áp đang đo

là áp xoay chiều

 

Chỉ cần chọn vị trí V và đo nếu đồng hồ có chức năng AUTO SELECTOR 
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?

?

?

!

5. ĐO DÒNG ĐIỆN 

Bước 1 : 

             

            Xác định xem dòng điện sắp đo là một chiều hay xoay chiều. 

 

Bước 2 : 

             

            Giá trị sắp đo khoảng bao nhiêu? 

 

Bước 3 : 

             

            Chọn thang đo và tầm đo nào là phù hợp? 

 Nếu là dòng điện một chiều thì cho thang đo DCA 

 Nếu là dòng điện xoay chiều thì chọn thang đo ACA 

 Tầm đo phải có giá trị lớn hơn giá trị muốn đo 

Bước 4 : 

    Mắc nối tiếp Ampe kế với tải sao cho dòng điện có chiều đi vào que đỏ. 

+

-

COM 2A 12A

ON AC-DC
AUTOMATIC SELECTOR

mA

2A

 

Trong trường hợp đồng hồ đo có chức năng AUTO SELECTOR như ví dụ này thì chỉ 

cần chọn ví trí A là có thể đo được dòng điện. 
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Sin Vuông Răng cưa

1M 100k 10k 1k 100 10 1

2MHz 200kHz 20kHz 2kHz 200Hz 20Hz 2Hz

6. THỰC HÀNH CHỈNH MÁY PHÁT SÓNG ĐỂ PHÁT TÍN HIỆU 

Các nút quan trọng nhất trên một máy phát sóng gồm :  

Chý ý :  

Phần trình bày sau đây áp dụng cho máy phát sóng KENWOOD FG – 273A 

 Nút chỉnh tần số : FREQUENCY 

 Nút chỉnh biên độ : AMPLITUDE 

 

 Nút chỉnh dạng sóng :  

 

 Các nút chỉnh tầm phát :  

 

FREQUENCY

Tăng

Giảm

AMPLITUDE

Tăng

Giảm

OUTPUT

1M 100k 10k 1k 100 10 1





 

 

Máy phát sóng KENWOOD FG – 273A (vẽ sơ lược) 

  

Ví dụ về chỉnh máy phát sóng để phát một sóng dạng sin tần số 1000Hz. 

1. Nhấn nút chọn dạng sóng sin 

2. Nhấn nút chọn tầm phát 1k 

3. Chỉnh nút FREQUENCY và đọc tần số phát trên mặt chỉ thị, ngưng chỉnh khi 

chỉ số dừng lại ở số 1000Hz hoặc 1.000Kz. 

Lúc này ở ngõ ra OUTPUT có một sóng dạng sin tần số 1000Hz. Nếu 

muốn điều chỉnh biên độ ta chỉnh tăng giảm nút AMPLITUDE 
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7. THỰC HÀNH ĐO DẠNG TÍN HIỆU TRÊN MÁY DAO ĐỘNG KÝ  

7.1 Tổng quan về máy dao động ký : 

 Máy dao động ký là một thiết bị dùng để đo đồ thị của một tín hiệu điện áp. Khi 

đồ thị hiển thị trên màn hình của máy, chúng ta có thể biết được quy luật biến thiên 

của tín hiệu theo thời gian, đồng thời cũng xác định được độ lớn về biên độ và chu kỳ 

của tín hiệu đó (có chu kỳ sẽ tính được tần số). Phần trình bày dưới đây áp dụng cho 

máy dao động ký KENWOOD CS – 4125 nhưng chỉ trình bày những vấn đề chung nhất 

trong họ các máy dao động ký nhằm mục đích giúp sinh viên có thể vận hành các 

máy dao động ký khác một cách hiệu quả. 

 

VOLTS/DIV

5

2

1

.5

VOLTS/DIV

5

2

1

.5

SWEEP TIMES/DIV

.2AC

GND

DC

AC

GND

DC

CH2 INPUTCH1 INPUT

CH1

CH2

ALT

VERTICAL

CHOP

ADD

AUTO

TRIGGERING

VER MODE

CH1

CH2

LINE

FIX

MODE SOURCEMODE

CH2 INV

OFF

X-Y

OFF

 

Máy dao động ký KENWOOD  CS – 4125 (vẽ sơ lược) 

 

Kẹp mass

Đầu đo

Đầu cắm

vào máy

Nút chọn x10 hoặc x1

Khi chọn x10, tín hiệu qua dây đo giảm 10

lần, do đó kết quả đo được phải nhân 10

x1 x10

 

Dây đo dao dùng cho máy dao động ký. 

Dây này cũng có thể dùng để lấy tín hiệu từ ngõ ra của máy phát sóng. 
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AC

GND

DC

Màn hình của máy dao động ký : 

Màn hình của máy dao động ký được chia thành 80 ô vuông, kích thước cạnh 

của ô vuông được gọi là DIV (viết tắt của từ DIVISION : độ chia).  

 Trục dọc Y là trục biên độ, có 8 DIV, mỗi DIV tối đa là 5V. Khi vận hành máy, 

mỗi DIV tương ứng với bao nhiêu Vôn tuỳ thuộc vào vị trí nút VOLTS/DIV. 

 Trục ngang X là trục thời gian, có 10 DIV. Khi vận hành máy, mỗi DIV tương 

ứng với bao nhiêu giây tuỳ thuộc vào vị trí nút SWEEP TIMES/DIV. 

 

Trục thời gian

10 DIV, mỗi DIV = ? tuỳ theo nút SWEEP TIMES/DIV

T
r
u

ïc
 
b

ie
ân

 
ñ

o
ä

8
 
D

I
V

,
 
m

o
ãi
 
D

I
V

 
=

 
?
 
t
u

y
ø 
t
h

e
o

 
n

u
ùt
 
V

O
L
T
S
/
D

I
V

 

 

 

 

 

Dạng sóng sin trên hình vẽ này có: 

 Biên độ = 2DIV x VOLTS/DIV 

 Chu kỳ = 5DIV x SWEEP TIMES/DIV 

 

 

 

 

 

Cần gạt chọn chế độ đo : 

 Vị trí GND là vị trí dừng trước khi đo để đảm bảo an toàn cho máy 

do các bất cẩn gây ra. Khi chọn vị trí này trên màn hình sẽ có 

đường sáng ngang và đó chính là vị trí của trục 0v. 

 Vị trí AC được chọn khi đo những tín hiệu thuần AC hoặc đo thành 

phần AC trong tín hiệu phức hợp. 

 Vị trí DC được chọn khi cần đo đúng bản chất của tín hiệu. 
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CH1

CH2

ALT

VERTICAL

CHOP

ADD

MODE

Cần gạt chọn kênh : 

Cần gạt chọn kênh có 5 vị trí: 

1. Vị trí CH1 khi cần đo tín hiệu ở ngõ vào CH1 INPUT của máy. 

2. Vị trí CH2 khi cần đo tín hiệu ở ngõ vào CH2 INPUT của máy. 

3. Vị trí ALT khi cần đo đồng thời 2 tín hiệu nhưng không cần 

đồng bộ giữa 2 tín hiệu này. 

4. Vị trí CHOP khi cần đo đồng thời 2 tín hiệu và cần đồng bộ 

giữa 2 tín hiệu này. 

5. Vị trí ADD dùng để đo tổng của 2 tín hiệu. 

7.2 Ví dụ về đo tín hiệu trên máy dao động ký : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình minh hoạ cách đó tín hiệu bằng máy dao động ký.

FREQUENCY 
Tăng Giảm 

AMPLITUDE 
Tăng Giảm 

OUTPUT 

1M 100k 10k 1k 100 10 1 

 

 

 

 

VOLTS/DIV 

5 
2 
1 
.5 

VOLTS/DIV 

5 
2 
1 
.5 

SWEEP TIMES/DIV 
.2 AC 

GND 
DC 

AC 
GND 
DC 

CH2 INPUT CH1 INPUT 

CH1 
CH2 
ALT 

VERTICAL 

CHOP 
ADD 

AUTO 

TRIGGERING 

VER MODE 
CH1 
CH2 
LINE 
FIX 

MODE SOURCE MODE 
CH2 INV 

OFF 

X-Y 
OFF 

 

 

 

 

 

 

Tín hiệu từ máy phát sóng cấp cho mạch thử 

Đo sóng trên máy dao động ký bằng kênh 1 

Mạch thử gồm 2 điện trở 

mắc nối tiếp 
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Điện trở than 4 vòng màu 

 

Điện trở than 5 vòng màu 

 

Điện trở loại dán lên mạch in 

 

 Điện trở mảng 

 

                        Điện trở dây quấn công suất lớn 

 

              Tụ Mylar 

 

              Tụ Ceramic 

 

             Tụ Tantalum 

 

               Tụ hoá 

   

A. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM : 

Mục đích bài này giúp sinh viên: 

 Đọc và đo được giá trị R của điện trở, xác định được dung sai, phân tích các mạch điện 

trở đơn giản. 

 Đọc được điện dung của tụ điện, đo kiểm tra chất lượng các loại tụ điện. 

 Hiểu được quá trình biến thiên điện áp trên tụ điện, điện trở trong mạch R-C mắc nối 

tiếp, hiểu được ý nghĩa của thời hằng nạp điện và xả điện. 

BÀI 02 



Hướng dẫn thí nghiệm Điện Tử 1          Bài 2 

 

15 

 

B. NỘI DUNG THỰC TẬP và THÍ NGHIỆM : 

 

1. ĐỌC ĐIỆN TRỞ : 

Cách thực hiện : 

Đặt điện trở sao cho vòng sai số nằm cuối cùng và đọc từ trái qua phải. 

 

Loại 4 vòng màu Loại 5 vòng màu

Vòng sai số

Số mũ

Số thứ hai

Số thứ nhất
Số thứ nhất

Số thứ hai

Số thứ ba

Số mũ

Vòng sai số

 

Sau khi đọc, dùng V.O.M đo để kiểm chứng lại kết quả đọc. 

 

2. ĐIỆN TRỞ MẮC NỐI TIẾP VÀ CẦU PHÂN ÁP : 

 Thực hiện mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp như hình vẽ sau : 

 

R1

R2

 

Đo R1 = ..................................................................  

Đo R2 =  .................................................................  

Đo điện trở tổng : Rt =  .........................................  

Kết luận gì về giá trị Rt so với kết quả R1 + R2 ? 

 ..............................................................................  

Kết quả đo có đúng với lý thuyết hay không ? 

 ..............................................................................  

 Thực hiện mạch như hình vẽ sau : 
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+9v0v

R1

R2

COM 2A 12A

ON AC-DC
AUTOMATIC SELECTOR

V

 

Đo điện áp ở hai đầu mạch như hình vẽ mô tả. Điện áp toàn toàn mạch là: 

Utm =  ............................................................  

 Đo điện áp trên hai đầu điện trở R2. Điện áp này là : 

 UR2 =  ............................................................  

 Theo lý thuyết ta có : 

                 



tm

21

2

2R
U.

RR

R
U   ....................................  

 So sánh kết quả đo được với kết quả tính lý thuyết và rút ra kết luận. 

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

3. ĐIỆN TRỞ MẮC SONG SONG : 

 Chọn hai điện trở bất kỳ và đo giá trị của chúng : 

R1 =  ..............................................................  

R2 =  ..............................................................  

 Mắc R1 và R2 vừa đo lên Board mạch như hình vẽ và đo điện trở tương đương. 

Rtñ =  .............................................................  
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R1

R2

 

 Tính điện trở tương đương theo lý thuyết là : 





21

21

tñ

RR

R.R

Tổng

Tích
R  ..............................  

 So sánh kết quả tính theo lý thuyết với kết quả đo thực tế và nhận xét. 

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 

4. XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CỦA TỤ ĐIỆN :  

Các thông số cơ bản của tụ điện bao gồm : 

 Điện dung của tụ 

 Điện áp danh định (là điện áp tối đa cho phép giữa hai cực của tụ) 

Áp dụng kiến thức đã học để xác định các thông số trên của các tụ trong hộp 

linh kiện được phát (một số tụ có cực tính và một số tụ không có cực tính). 

 

5. ĐO KIỂM TRA ĐỘ RÒ RỈ CỦA TỤ :  

1. Dùng V.O.M kim và chọn tầm đo x1K (đối với tụ <100uF) hoặc tầm đo thấp 

hơn đối với các tụ > 100uF. 

2. Xả điện (nếu có) trên tụ bằng cách chập hai chân tụ với nhau hoặc nối 

ngang hai chân tụ bằng que kim loại. 

3. Đưa que đen của V.O.M vào cực (+) và que đỏ vào cực (-) của tụ, đồng thời 

quan sát kim, nếu kim lên cao và trả về hết đến vị trí số 0 là tụ tốt, nếu kim 

không về đến vị trí 0 là tụ rỉ. 

Tụ không cực ti ́nh 

Dạng tấm Dạng viên Dạng đĩa 

Tụ co ́ cực ti ́nh 
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4
7
0
u

F
 
-
 
2
5
v

8
5

0
C

Cực (-) Cực (+)

0

x1k

Kim từ trở về

vạch số 0

 

 

6. KHẢO SÁT BIẾN THIÊN ĐIỆN ÁP TRONG MẠCH R-C MẮC NỐI TIẾP : 

 Thực hiện mạch như hình vẽ sau : 

COM 2A 12A

ON AC-DC
AUTOMATIC SELECTOR

V

R

10k

+C

470uF

+9v0v

SW

COM 2A 12A

ON AC-DC
AUTOMATIC SELECTOR

V
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 Để công tắc SW ở vị trí OFF và đo điện áp trên tụ, lúc này điện áp trên tụ bằng 

0. Nếu điện áp trên tụ khác 0 thì dùng dây điện nối tắt 2 cực của tụ để xả hết 

điện tích trên tụ trước khi tiến hành thí nghiệm. 

 Đóng công tắc và quan sát quá trình biến thiên điện áp trên tụ, trên điện trở 

và ghi nhận kết quả. Khi điện áp trên tụ không tăng nữa hoặc tăng rất chậm thì 

mở công tắc để ngừng thí nghiệm. 

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 Bật công tắc về OFF, tháo các dây nối nguồn ra khỏi mạch, sau đó cho nối 

tắt ngõ vào như hình vẽ và đóng SW, quan sát điện áp trên tụ, trên R và cho nhận 

xét. 

 



Hướng dẫn thí nghiệm Điện Tử 1          Bài 2 

 

20 

 

COM 2A 12A

ON AC-DC
AUTOMATIC SELECTOR

V

R

10k

+C

470uF

SW

COM 2A 12A

ON AC-DC
AUTOMATIC SELECTOR

V

 

 

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  
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A
K

 

 

 

Diode chỉnh lưu có cấu tạo là một mối nối P-N được chế tạo chịu được điện 

áp ngược cao và dòng điện thuận lớn. Những đặc điểm chế tạo này cho phép 

Diode làm việc trong các hệ thống chỉnh lưu điện xoay chiều (AC) thành điện 

một chiều (DC) hiệu quả và tin cậy. 

Ký hiệu và dạng thực tế : 

 

 

 

Tính chất của Diode 

Diode chỉ dẫn điện theo một chiều từ A  K. Theo nguyên lý dòng điện chỉ 

chảy từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp thì muốn có dòng điện qua 

Diode theo chiều này, ta phải đặt ở A một điện thế cao hơn ở K. Khi đó ta có 

VAK > 0 và ngược chiều với điện áp tiếp xúc. Như vậy muốn có dòng qua Diode 

thì điện trường do VAK sinh ra phải mạnh hơn điện trường tiếp xúc, tức là VAK 

phải lớn hơn Vtx. Khi đó một phần của điện áp VAK dùng để cân bằng với điện 

áp tiếp xúc (khoảng 0,6V); phần còn lại dùng để tạo dòng điện thuận qua 

Diode.  

 Khi VAK > 0, ta nói rằng Diode phân cực thuận và dòng điện qua Diode lúc đó gọi là 

dòng điện thuận (thường được ký hiệu là IF tức IForward hoặc ID tức IDiode). Dòng điện 

thuận có chiều từ A  K. Khi VAK đã đủ cân bằng với điện áp tiếp xúc thì Diode trở 

nên dẫn điện rất tốt nghĩa là điện trở của Diode lúc đó rất thấp (khoảng vài chục 

). Do vậy phần điện áp để tạo ra dòng điện thuận thường nhỏ hơn nhiều so với 

phần điện áp dùng để cân bằng với Vtx. Thông thường phần điện áp dùng để cân 

bằng với Vtx cần khoảng 0,6V và phần điện áp tạo dòng thuận khoảng 0,1 đến 0,5V 

tuỳ theo dòng thuận vài chục mA hay lớn đến vài A. Như vậy giá trị của VAK đủ để 

có dòng qua Diode khoảng 0,6V đến 1,1V. Ngưỡng 0,6V là ngưỡng Diode bắt đầu 

dẫn và khi VAK = 0,7V thì dòng qua Diode khoảng vài chục mA (xem đặc tuyến Vôn-

Ampe điển hình của Diode). 

 Khi VAK < 0, ta nói rằng Diode phân cực nghịch và Diode không dẫn điện theo chiều 

ngược từ K  A. Thực tế là vẫn tồn tại dòng điện ngược nếu Diode bị phân cực 

ngược với hiệu điện thế lớn. Tuy nhiên dòng điện ngược rất nhỏ (cỡ A) và thường 

không quan tâm trong các ứng dụng công nghiệp. Mọi Diode chỉnh lưu đều không 

dẫn điện theo chiều ngược nhưng nếu điện áp ngược quá lớn (  VBR là ngưỡng 

chịu đựng của Diode) thì Diode bị đánh thủng, dòng điện qua Diode tăng nhanh và 

đốt cháy Diode.  

BÀI 03 

Anode (A) Cathode (K)
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Khi sử dụng cần tuân thủ 2 điều kiện sau đây: 

 Thứ 1: Dòng điện thuận qua Diode không được lớn hơn giá trị tối đa cho phép (do 

nhà sản xuất cung cấp, ta phải tra cứu trong các tài liệu của hãng SX để xác 

định). 

 Thứ 2: Điện áp phân cực ngược (tức VKA) không được lớn hơn VBR (ngưỡng đánh 

thủng của Diode, cũng do nhà sản xuất cung cấp). 

Ngoài ra khi cần thiết kế mạch với độ chính xác cao, ta cần tham khảo 

thêm đặc tuyến Vôn-Ampe của Diode và tần số hoạt động cho phép từ tài liệu 

tra cứu. 

Ví dụ: Diode 1N4007 có thông số kỹ thuật do hãng sản xuất cung cấp như 

sau: VBR = 1000V; IFmax = 1A; VF = 1,1V khi IF = IFmax. 

Những thông số trên cho biết:  

 Dòng điện thuận qua Diode không được lớn hơn 1A. 

 Điện áp ngược cực đại đặt lên Diode không được lớn hơn 1000V. 

 Điện áp thuận (tức VAK) có thể tăng đến 1,1V nếu dòng điện thuận bằng 1A. Cũng 

cần lưu ý rằng đối với các Diode chỉnh lưu nói chung thì khi VAK = 0,6V thì Diode 

đã bắt đầu dẫn và khi VAK = 0,7V thì dòng qua Diode đã đạt đến vài chục mA. 

Đặc tuyến Vôn-Ampe của Diode 

Đặc tuyến Vôn-Ampe của Diode là đồ thị 

mô tả quan hệ giữa dòng điện qua Diode theo 

điện áp VAK đặt vào Diode. Có thể chia đặc 

tuyến này thành 2 đoạn: 

 Đoạn ứng với UAK > 0 mô tả quan hệ 

dòng-áp khi Diode phân cực thuận. 

 Đoạn ứng với UAK  0 mô tả quan hệ 

dòng-áp khi Diode phân cực nghịch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0v

0,7v0,6v

vài chục mA

VBR UAK

ID

Đoạn phân cực thuận

+ -

A K

Đoạn phân cực nghịch

Điện áp

đánh

thủng

- +

A K

1 2

1 Phân cực thuận: chưa dẫn

2 Phân cực thuận: dẫn

Đặc tuyến Vôn-Ampe

điển hình của Diode
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24 
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!

A. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM : 

Mục đích bài này giúp sinh viên kiểm chứng lại các lý thuyết đã học về Diode, 

giúp SV có khả năng: 

 Xác định được Anode, Cathode của Diode và kiểm tra đánh giá được chất lượng 

của Diode. 

 Hiểu được mối quan hệ điện áp – dòng điện qua Diode trong 2 quá trình phân 

cực thuận và nghịch Didode. 

 Hiểu được nguyên lý làm việc của các mạch cơ bản dùng Diode. 

 

B. NỘI DUNG THỰC TẬP và THÍ NGHIỆM : 

1. ĐO XÁC ĐỊNH ANODE, CATHODE, KIỂM TRA DIODE  

 Đo Diode 

 

0

x1k



 

Đo thuận, V.O.M cấp dòng qua Diode và kim quay lên, que đen ở Anode. 

  

Lưu ý :  Khi dùng V.O.M ở thang đo , que đen do được nối với cực 

(+) của PIN bên trong V.O.M nên dòng điện sẽ xuất phát từ que đen 

trong phép đo.  

  



Hướng dẫn thí nghiêṃ Điêṇ Tử 1  Bài 3 

26 

 

0

x1k



 

Đo ngược và kim không lên chứng tỏ không có dòng qua Diode,  

nếu điện trở ngược là vô cùng lớn thì Diode tốt. 

 

 

2 KHẢO SÁT PHÂN CỰC THUẬN VÀ NGHỊCH CỦA DIODE CHỈNH LƯU  

 Khảo sát tính chất của Diode khi phân cực thuận : 

 

COM 2A 12A

ON AC-DC
AUTOMATIC SELECTOR

200mA

+9v0v

VR
D

1N4007

R

DCV

2.5

0

 

(+)

(-)
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Tiến hành chỉnh biến trở VR sao cho điện áp UAK (giữa 2 cực Diode) tăng dần. 

Ứng với mỗi giá trị điện áp lần lượt là : 0   0,1   0,2   0,3   0,4   0,5   0,55   0,6   0,65   

0,7   0,75 ta đọc dòng điện qua Diode và xác định toạ độ một điểm trên hệ toạ 

độ sau : 

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

mA ID

V

UAK

 

 

Nối các điểm xác định ở trên để xây dựng đặc tuyến Volt-Ampere của Diode 

và cho nhận xét.  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
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 Khảo sát tính chất của Diode khi phân cực nghịch : 

COM 2A 12A

ON AC-DC
AUTOMATIC SELECTOR

200mA

+9v0v

VR
D

1N4007

R

DCV

50

0

(-)

(+)

 

 

Cấp nguồn cho mạch với nhiều cấp điện áp khác nhau : 9v, 12v, 15v và quan 

sát dòng áp trên Diode, cho nhận xét. 

 

Nguồn Điện áp ngược Dòng điện ngược qua Diode 

9   

12   

15   

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
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3 MẠCH ỨNG DỤNG CƠ BẢN CỦA DIODE  

  Thực hiện mạch như hình vẽ sau : 

 

 

FREQUENCY

Tăng

Giảm

AMPLITUDE

Tăng

Giảm

OUTPUT

1M 100k 10k 1k 100 10 1





 

VOLTS/DIV

5

2

1

.5

VOLTS/DIV

5

2

1

.5

SWEEP TIMES/DIV

.2AC

GND

DC

AC

GND

DC

CH2 INPUTCH1 INPUT

CH1

CH2

ALT

VERTICAL

CHOP

ADD

AUTO

TRIGGERING

VER MODE

CH1

CH2

LINE

FIX

MODE SOURCEMODE

CH2 INV

OFF

X-Y

OFF





 



Tín hiệu từ máy phát sóng cấp cho mạch

Đo sóng trên máy dao động ký bằng kênh 1

D

R

 

Đo  n    u trên   y dao   ng      ng 2 kênh

 

 

 

Kiểm tra daṇg sóng tín hiêụ ở ngõ vào bằng kênh 1 và tín hiêụ ngõ ra bằng kênh 2 

 

 Dùng máy phát sóng phát một sóng sin, tần số 100Hz, biên độ đủ lớn và cấp 

đến ngõ vào của mạch.  

 Dùng dao động ký đo đồng thời tín hiệu tại ngõ vào và ngõ ra  của mạch 

và vẽ lại kết quả vào đồ thị sau : 
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 Dựa vào các tính chất của Diode giải thích kết quả quan sát được. 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 Đảo chiều Diode trên mạch và thực hiện lại thí nghiệm trên, giải thích kết 

quả. 
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Diode Zener cũng được cấu tạo từ hai lớp bán dẫn P-N giống như Diode 

thường nhưng được chế tạo đặc biệt để dùng ở chế độ phân cực ngược. Đặc 

tính quan trọng nhất của Diode Zener là khi dẫn điện ngược thì điện áp ngược 

trên Diode gần như không đổi mặc dù dòng điện ngược thay đổi. Nhờ đặc tính 

này, Diode Zener được dùng ở chế độ phân cực nghịch như một phần tử ổn áp. 

Mạch ổn áp dùng Diode Zener thuộc loại ổn áp song song. 

Khi Diode Zener ở chế độ phân cực nghịch, nếu điện áp ngược bé hơn điện 

áp ngưỡng có thể làm Diode dẫn ngược (gọi là điện áp ngưỡng đánh thủng, ký 

hiệu Vz) thì Diode không dẫn điện. Tuy nhiên khi điện áp ngược đạt đến giá trị 

Vz thì một quá trình đặc biệt xảy ra tại vùng nghèo gọi là hiệu ứng Zener làm 

phá vỡ cấu trúc của vùng nghèo và dòng điện ngược qua Diode tăng đột ngột 

trong khi điện áp giữa hai đầu Diode gần như không đổi. Hiệu ứng Zener xảy ra 

như sau: khi điện áp ngược lớn, lực điện trường tăng mạnh làm tăng vận tốc của 

những electron tự do đến mức động năng của chúng đủ lớn để có thể làm bứt ra 

các electron tự do mới khi chúng va chạm với nguyên tử. Electron vừa mới giải 

phóng lại chuyển động theo hướng điện trường và va đập với các nguyên tử 

khác làm giải phóng các e mới. Phản ứng dây chuyền xảy ra và trong một thời 

gian rất ngắn, số lượng hạt dẫn tự do tại vùng nghèo tăng lên rất nhanh tạo 

thành dòng điện ngược qua Diode.  

 

 

Đặc tuyến Vôn-

Ampere của Diode 

Zener thể hiện quan 

hệ giữa điện áp giữa 

hai đầu Diode và 

dòng điện I qua 

Diode như hình bên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI 04 

0v .7.6

vài chục mA

Vz UAK

ID

Đoạn phân cực thuận

+ -

A K

Đoạn phân cực nghịch

Đặc tuyến công suất

- +

A K

Izmax

Đoạn đặc tuyến cho thấy

dòng ngược qua Diode thay

đổi nhưng điện áp giữa hai

cực của Diode không đổi
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Diode Zener có khả năng chịu được dòng điện ngược tối đa từ vài chục đến 

vài trăm mA tuỳ theo công suất danh định (là công suất max cho phép) của nó, 

thông số này do nhà sản xuất cung cấp. Giá trị dòng điện ngược tối đa được xác 

định từ giao điểm của đường đặc tuyến công suất Pzm = Izm.Vz = Const (hằng số) 

với đường đặc tuyến Vôn-Ampe của Diode Zener.  

 Pzm là công suất tiêu thụ tối đa cho phép của Diode Zener mang mã hiệu 

cụ thể nào đó do nhà sản xuất cung cấp. 

 Vz là ngưỡng đánh thủng của Diode Zener khi phân cực ngược, đây cũng 

là giá trị điện áp giữa hai đầu Diode khi nó dẫn điện ngược (dòng điện từ 

K sang A). 

 Dòng Izm là đòng tối đa cho phép qua Diode, xác định theo công thức: 

z

zm

zm

V

P
I   

 

Datasheet của một số Diode Zener thông dụng. 
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33 
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A. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM : 

Mục đích bài này giúp sinh viên có được các kỹ năng cơ bản sau : 

 Xác định được Anode, Cathode của Diode Zener và kiểm tra đánh giá được 

chất lượng của Diode. 

 Hiểu được mối quan hệ điện áp – dòng điện qua Diode Zener trong 2 quá 

trình phân cực thuận và nghịch Didode. 

 Hiểu được nguyên lý làm việc của các mạch cơ bản dùng Diode Zener. 

 

B. NỘI DUNG THỰC TẬP và THÍ NGHIỆM : 

1. ĐO XÁC ĐỊNH ANODE, CATHODE, KIỂM TRA DIODE  

Phương pháp đo xác định Anode, Cathode và kiểm tra Diode Zener cũng giống 

như Diode chỉnh lưu. 

  

2 KHẢO SÁT PHÂN CỰC THUẬN VÀ NGHỊCH CỦA DIODE ZENER 

 Khảo sát tính chất của Diode Zener khi phân cực thuận : 

 

COM 2A 12A

ON AC-DC
AUTOMATIC SELECTOR

200mA

+9v0v

VR

Dz

R

DCV

2.5

0

(+)

(-)

 

 

Tiến hành chỉnh biến trở VR sao cho điện áp UAK (giữa 2 cực Diode) tăng dần. 

Ứng với mỗi giá trị điện áp lần lượt là : 0   0,1   0,2   0,3   0,4   0,5   0,55   0,6   0,65   

0,7   0,75  0,8   ta đọc dòng điện qua Diode và xác định toạ độ một điểm trên 

hệ toạ độ sau : 
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0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

mA ID

V

UAK

 

 

Nối các điểm xác định ở trên để xây dựng đặc tuyến Volt-Ampere của Diode 

và cho nhận xét.  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
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 Khảo sát tính chất của Diode Zener khi phân cực nghịch : 

COM 2A 12A

ON AC-DC
AUTOMATIC SELECTOR

200mA

+12v0v

VR

Dz

R

DCV

10

0

(+)

(-)

 

 

Cấp nguồn cho mạch với cấp điện áp 12v, điều chỉnh biến trở VR sao cho điện 

áp ngược trên Diode tăng dần cho đến khi bắt đầu tăng chậm lại hoặc không 

tăng nữa, lúc đó quan sát dòng điện qua Diode. Mô tả quá trình thí nghiệm và 

nhận xét. 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
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3 MẠCH ỨNG DỤNG CƠ BẢN CỦA DIODE ZENER 

  Mạch tạo điện áp chuẩn không đổi :  

 

Dz

R

+

-

+

-

IN Out

 

 

Cấp đến ngõ vào của mạch các điện áp lần lượt bé hơn và lớn hơn điện áp 

ngưỡng Vz của Diode Zener và đo điện áp ra tương ứng với mỗi trường hợp, ghi 

kết quả vào bảng sau : 

 

Điện áp ngõ vào 

của mạch 

Điện áp ngưỡng của 

Diode Zener 

Điện áp ngõ ra (tức điện áp 

ngược trên Diode Zener) 

   

   

   

   

   

Nhận xét và giải thích kết quả trong trường hợp điện áp ngõ vào của mạch bé 

hơn ngưỡng Vz và lớn hơn ngưỡng Vz. 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
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  Mạch hạn biên dùng Diode Zener :  

Dz1

R

+

-

+

-

Out

Dz2

In

 

 

 Thực hiện mạch như hình vẽ trên. 

 Cấp đến ngõ vào của mạch một tín hiệu sin, tần số 100Hz, biên độ đủ lớn. 

 Dùng máy dao động ký đo đồng thời tín hiệu tại ngõ vào và ngõ ra, vẽ 

vào đồ thị sau và giải thích kết quả. 
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Phần giải thích kết quả : 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................ 
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Transistor là một linh kiện 3 cực hoạt động theo nguyên lý dùng dòng điện 

để điều khiển dòng điện. 

 Dòng điện điều khiển được cấp cực B (đối với Transistor loại NPN) hoặc 

rút ra khỏi cực B (đối với Transistor loại PNP). 

 Dòng điện được điều khiển sẽ đi từ C qua E (đối với Transistor loại NPN) 

hoặc đi từ E qua C (đối với Transistor loại PNP). 

Để tạo ra các dòng điện trên, điện áp đặt lên các cực B, C, E của Transistor 

phải có cực tính và giá trị phù hợp. Việc tác động các điện áp này lên các cực 

của Transistor được gọi là phân cực cho Transistor. 

P

N

P

C

B

E

C

E

B

N

P

N

C

B

E

+ +

C

E

B

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

 

 

 

 

Tỉ số Ic/Ib được gọi là hệ số khuếch đại dòng điện của Transistor, ký hiệu là , 

thông số này phụ thuộc vào cấu tạo của Transistor và có thể xác định bằng thực 

nghiệm hoặc nhà sản xuất cung cấp.  

BÀI 05 

Dòng điện 

điều khiển 

Dòng điện  được 

điều khiển 
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Đối với các Transistor cùng một số 

hiệu, hệ số  của chúng cũng có thể 

khác nhau. Đối với cùng một 

Transistor, hệ số  của nó phụ thuộc 

vào dòng điện Ic, điện áp VCE và nhiệt 

độ. Vì vậy việc xác định chính xác hệ 

số  chỉ có thể thực hiện với từng 

trường hợp cụ thể. Ví dụ hệ số  (hFE) 

của Transistor C2383 của hãng Toshiba 

được cho trong datasheet như hình 

bên. 

  

 Khi thiết kế mạch Transistor làm việc ở chế độ ngắt/ dẫn, ta chọn  = min. 

Chọn theo điều kiện này thì Transistor luôn đảm bảo dẫn bão hoà nếu hệ số  

của nó > min. 

 Khi thiết kế mạch Transistor làm việc ở chế độ khuếch đại, ta chọn  = typ (tức 

hệ số  điển hình). Đây là giá trị có xác xuất lớn nhất nên khả năng thiết kế 

đúng sẽ cao nhất. Nếu cần chính xác, cần phải xác định dòng Ic và từ đó tra 

thông số  từ đường đặc tuyến (-Ic) trong datasheet của Transistor đang sử 

dụng (có thể tải về từ website của nhà sản xuất). Hệ số typ được cho trong 

datasheet dạng vắn tắt trong các sổ tay tra cứu Transistor. 

 

Các chế độ làm việc của Transistor. 

Xét mạch điện ở hình vẽ sau, ở đó điện trở Rc hoặc là điện trở tương đương 

của tải, hoặc là một điện trở thực được mắc nối tiếp với Transistor để hạn chế 

dòng điện max qua Transistor. 

Rc

+

-

0

Vcc

+

-

+

-

+Vcc

VcE

Vñk

Ic

IB

RB

+

-

VRC

 

Ta có : Vcc = VRC + VCE 

hay 
CEcccc

VR.IV   

Từ đó ta suy ra các quan hệ : 

         
cccCE

R.IcVV         (1) 

         

c

CE

CEc

R

V

V

Rc

1
I    (2) 
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Biểu thức (1) cho thấy khi 

dòng Ic tăng lên thì điện áp VCE 

giảm. Giá trị tối thiểu của VCE lý 

tưởng là 0V. Thực tế giá trị tối 

thiểu của VCE là VCES từ 0,1 đến 

0,4V tuỳ thuộc vào loại Transistor 

và dòng tải. Các Transistor công 

suất bé thường có VCES khoảng 

0,1V trong khi các Transistor công 

suất lớn thường có VCES đến 0,4V. 

 
 

     Quan hệ VCES-IC của Transistor C2383 

 

Biểu thức (2) cho thấy quan 

hệ giữa Ic và VCE là tuyến tính. Đồ 

thị biểu diễn quan hệ này được gọi 

là đường tải DC của mạch 

Transistor đang xét. Hai đầu mút 

của đường tải DC chính là các 

giao điểm với trục VCE và trục IC. 

 
0

0

Vcc

c

cc

R

V

Ic

VCE

c

cc

CE

c

c

R

V
V

R

1
I 

 

 

Đồ thị quan hệ trên cho thấy : 

 Giá trị min của Ic là Icmin = 0, ở đó VCE = Vcc : ứng với Transiostor ở trạng thái ngưng 

dẫn. 

 Giá trị max của Ic là Icmax = Vcc/Rc, ở đó VCE = 0 : Trường hợp này ứng với Transistor 

dẫn điện cực đại, dòng IC qua Transistor khi đã đạt giá trị max thì không thể tăng 

thêm cho dù có tăng thêm dòng kích thích IB. Chính vì vậy chế độ này gọi là chế độ 

bão hoà của Transistor. Điều kiện để đạt trạng thái bão hoà là dòng IB phải lớn hơn 

một giá trị tới hạn gọi là IBS, IBS = ICS/min với ICS = Icmax. 

 Khi 0 < Ic < Icmax thì nếu IB thay đổi, Ic cũng thay đổi theo và luôn thoả quan hệ : Ic = 

IB. Chế độ làm việc này của Transistor gọi là chế độ khuếch đại. 
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Công suất tiêu thụ trên Transistor. 

 

 Công suất tiêu thụ trên Transistor được 

tính gần đúng bằng tích giữa dòng Ic và 

điện áp VCE (tức là PD = Ic.VCE). Tích 

này là một hàm bậc 2 theo VCE và đạt 

cực đại tại Vcc/2. Vì vậy công suất tiêu 

thụ trên Transistor lớn nhất nếu dòng 

điện qua Transistor bằng 0,5Icmax, tại đó 

ứng với VCE = 0,5VCemax và 

c

2

cc

max

R4

V

P   

 Công suất tiêu thụ tối đa cho phép của 

Transistor do nhà sản xuất quy định. 

Khi vận hành, công suất tiêu thụ tối đa 

Pmax không được lớn hơn Pchophép, nếu 

không Transistor sẽ bị hỏng. 

 

Ngoài thông số Pchophép, còn phải tuân thủ các thông số giới hạn khác được 

liệt kê trongf mục maximum ratings trong bảng datasheet của Transistor. Bảng 

datasheet sau đây trình bày các thông số giới hạn của một Transistor để minh 

hoạ cho những điều trình bày trên. 

 

 

0 

0 

V cc 

c 

cc 

R 

V 

I c 

V CE 

c 

cc 
CE 
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c 

R 

V 
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R 
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P max 

V CE 

P D 
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Đặc tuyến ngõ vào của Transistor : 

Đặc tuyến ngõ vào là quan hệ giữa dòng điện IB và điện áp VBE của 

Transistor. Đặc tuyến này có dạng giống với đặc tuyến Volt-Ampe của Diode. 

Khi điện áp VBE đạt tới ngưỡng khoảng 0,6V ở nhiệt độ bình thường thì dòng 

điện IB xuất hiện, sau đó dòng IB tăng nhanh khi tăng VBE. Giá trị ngưỡng sẽ 

giảm thấp khi nhiệt độ tăng. Giá trị điển hình của điện áp VBE khi đã xuất hiện 
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dòng IB khoảng 0,7V; đây là giá trị thường dùng trong các tính toán gần đúng 

liên quan đến IB. Hình vẽ sau trình bày đặc tuyến ngõ vào của Transistor C2383 

của hãng Toshiba để minh hoạ. 

 

 

Đặc tuyến ngõ ra của Transistor 

Đặc tuyến ngõ ra là quan hệ giữa dòng IC theo VCE khi IB không đổi. Với mỗi 

giá trị của IB, quan hệ này là một đường cong. Với nhiều giá trị IB khác nhau, ta 

có một tập hợp các đặc tuyến gọi là họ đặc tuyến ngõ ra. Họ đặc tuyến này do 

nhà sản xuất cung cấp. Ví dụ họ đặc tuyến ngõ ra của Transistor C2383 của 

hãng Toshiba như sau : 
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Phương pháp xác định điểm làm việc của Transistor 

Xác định điểm làm việc của Transistor là đi tìm giá trị của dòng IC và điện áp 

VCE ứng với một trường hợp cụ thể. Ví dụ xét mạch điện như hình vẽ sau : 

Rc

+

-

0

Vcc

+

-

+

-

+Vcc

VcE

Vñk

Ic
IBRB

+

-

VRC

+

-
VBE

 

Ta có phương trình ngõ vào là : 

BEBBñk
VR.IV   

B

ñk

B

BE

B

R

V

R

V
I   

Phương trình này cho thấy các điểm có toạ độ (VBE, IB) nằm trên một đường 

thẳng cắt trục hoành (VBE) tại Vđk và cắt trục tung (IB) tại điểm Vđk/RB. 

 

Dòng điện IB được xác định từ giao điểm của đường thẳng này với đường đặc 

tuyến ngõ vào IB = f(VBE) do nhà sản xuất cung cấp. 

 

0 

0 

V ñk 

B 

ñk 

R 

V 

I B 

V BE 

B 

ñk 

BE 

B 

B 
R 

V 

V 

R 

1 

I    
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Việc xác định IB như trên khá chính xác, tuy nhiên phương pháp này thường 

khó thực hiện do thiếu dữ liệu. Vì vậy để đơn giản, người ta chọn gần đúng VBE 

= 0,7 và thế vào phương trình ngõ vào để tính IB, phương pháp này không chính 

xác mà chỉ là gần đúng. 

 

Xác định dòng điện IC 

Khi đã xác định được dòng điện IB, căn cứ vào họ đặc tuyến ngõ ra để tìm 

đường đặc tuyến tương ứng với IB, sau đó tìm giao điểm của đường cong này với 

đường tải DC. Điểm giao chính là điểm làm việc và từ đó xác định được IC, VCE 

tương ứng. Giả sử ở bước trên ta xác định được IB = 1mA, cách xác định điểm 

làm việc như sau : 

 

 

I B 

V BE 

V ñk 

V ñk /R B Điểm làm 

việc 

I C 

V C E 

V cc /R c 

Ic=f(V 
CE ) ứng 

với I 
B  = 1mA 

V cc 

Điểm 

làm việc 

Dòng Ic 

Áp VCE 
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47 

 

Chế độ khuếch đại của Transiostor và vai trò của phân cực DC 

Chế độ khuếch đại của Transistor là chế độ làm việc mà dòng điện trên cực 

C (dòng IC) khác 0 nhưng chưa đạt mức tối đa. Khi đó nếu có sự biến thiên của 

dòng cực B (dòng IB) thì IC sẽ biến thiên với cùng quy luật vì ta có IC = .IB. Do 

đó ta nói Transistor làm việc ở chế độ khuếch đại. 

Để xem xét vấn đề một cách tổng quát hơn, ta xét mạch điện sau với các 

điện trở RC, RE được mắc nối tiếp với Transistor. 

Rc

RE

0

+Vcc

…

C

B

E

IB

IC

IE

+

-
VRC=IC.RC

+

-
VCE

+

-

VRE=IE.RE

 

Ta có phương trình :  

      
EECECCcc

R.IVR.IV   

      
EECCccCE

R.IR.IVV        (*) 

Giả sử Transistor đang làm việc ở chế độ 

khuếch đại, ta có mối quan hệ: 

       IC = .IB và IE = IC + IB = (+1).IB 

      

1I

I

E

C




  hay 

CE
I.

1
I 












  

 Từ đó phương trình (*) có thể viết lại thành : 

 
























EECCccECCCccCE
R

1
RR.IVR.I.

1
R.IVV   (**) 

 Quan hệ này cho thấy VCE giảm khi dòng IC tăng và ngược lại. 

 Phương trình (**) có thể viết lại dưới dạng : 

 

EC

cc

CE

EC

C

R.
1

1R

V

V.

R.
1

1R

1
I



























  

 Đây là phương trình đường tải DC mô tả mối quan hệ giữa dòng điện IC theo 

điện áp VCE. Đường tải này cắt trục VCE tại Vcc và cắt trục IC tại 

EC

cc

R.
1

1R

V
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0

0

Vcc

VCE

IC

EC

cc

R.
1

1R

V













Ñ
ư
ô
øn
g
 ta

ûi D
C

Khoảng dự

trữ tăng IC

Khoảng dự

trữ giảm IC

VCEQ

ICQ

A

B

S

Q

 

 

 

 

Điểm làm việc của Transistor phụ thuộc vào dòng điện kích thích (dòng IB). 

Khi IB = 0, Transistor không dẫn điện và điểm làm việc có vị trí trùng với A, ở 

đó IC = 0 và VCE = Vcc. 

Khi IB lớn đến mức làm cho IC đạt cực đại, dòng IC lúc đó không thể tăng 

thêm nếu tiếp tục tăng IB, điểm làm việc lúc này có vị trí gần với điểm B (trường 

hợp lý tưởng là trùng với điểm B), ở đó IC  Icmax và VCE  0. Trường hợp này 

Transistor ở trạng thái bão hoà. 

Điểm phân cực tối ưu đối với chế độ khuếch đại là ở giữa đường tải, khi đó 

khoảng dự trự tăng và khoảng dự trữ giảm bằng nhau, khi đó khả năng khuếch 

đại tín hiệu xoay chiều là lớn nhất. 

 

Vai trò của mạch phân cực DC 

 Mạch phân cực DC có nhiệm vụ tạo dòng điện IB phù hợp sao cho điểm làm 

việc tĩnh có vị trí tối ưu. Có thể có nhiều dạng mạch phân cực DC như : dùng 

mạch cầu phân áp; dùng điện trở nối từ cực B lên nguồn Vcc, dùng điện trở hồi 

tiếp từ cực C. Mỗi phương pháp có ưu và nhược điểm riêng. Điều này SV đã 

được phân tích trong phần lý thuyết. 

 

Điểm bão hoà 

lý tưởng 

Điểm bão hoà 

thực tế 

Điểm ngưng 

dẫn 

Điểm làm việc 

lý tưởng ở chế 

độ khuếch đại 

Dòng Icmax 

lý thuyết 

Dòng Icmax 

thực tế 

Giá trị VCES thực tế  

(0,1  0,4V) 
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Nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại dùng Transistor. 

Các mạch khuếch đại tín hiệu dùng Transistor có nguyên lý chung là tín 

hiệu bé cần được khuếch đại sẽ được cộng với điện áp DC do mạch phân cực 

tạo ra ở cực B làm IB dao động theo quy luật của tín hiệu. Sự dao động này dẫn 

đến sự dao động của dòng điện IC và kéo theo sự dao động của VCE.  

Vì IC lớn gấp  lần IB nên kết quả là 

sự dao động của VCE lớn hơn nhiều lần 

so với tín hiệu kích thích, điều đó có 

nghĩa là tín hiệu được khuếch đại. Để 

minh hoạ nguyên lý này, ta xét mạch 

khuếch đại ghép E chung như sau : 

 

0

RB1

+Vcc

Nguồn DC phân cực cho mạch

Tín hiệu AC cần

được khuếch đại

+

-
RB2

RC

RE

+

-

VCE

 

 

 

 

 

0 

0 

V cc 
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R . 
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1 R 
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Ñ 
ư 
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t 
a û i 

  D 
C 

Khoảng dự 
trữ tăng I C 

Khoảng dự 
trữ giảm I C 

V CEQ 

I CQ 

A 

B 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 

time 
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Dòng IC 

Lúc không 

có tín hiệu 

Dòng IB lúc 

không có 

tín hiệu 

Dòng IC 

Lúc có tín 

hiệu 

Dòng IB lúc  

có tín hiệu 

Tín hiệu 

cần được 

KÑ 

VCE lúc không có 

tín hiệu 

VCE lúc có tín 

hiệu 

Dòng IC 

Lúc không 

có tín hiệu 

Dòng IB lúc 

không có tín 

hiệu 

Dòng IC 

Lúc có tín 

hiệu 

Dòng IB lúc  

có tín hiệu 

Tín hiệu cần 

được KĐ 

VCE lúc không có 

tín hiệu 

VCE lúc có tín hiệu 
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Hiện tượng méo phi tuyến 

Khi phân cực cho các mạch khuếch đại lớp A, dòng điện IB tĩnh được tính 

toán sao cho dòng IC ở mức trung bình. Thông thường ta có thể biến đổi tương 

đương mạch phân cực Transistor về dạng sau :  

0

+Vcc

RC

RE

+

-

VCE

+

-

VBB

RB

IB

IC

IE

 

Trường hợp này, phương trình ngõ vào là :  

      
EEBEBBBB

R.IVR.IV   

Do IC = .IB và IE = IC + IB nên IE = (+1).IB 

Từ đó ta có : 

      

 

  
EBBBE

EBBEBBBB

R1R.IV      

R.I.1VR.IV




 

      

 
EB

BEBB

B

R1R

VV
I




  

 

Hay viết ở dạng khác là : 

 

   
EB

BB

BE

EB

B

R.1R

V
V.

R.1R

1
I





             (*) 

 Phương trình này mô tả quan hệ giữa dòng điện IB với điện áp VBE khi VBB cố 

định. Điểm làm việc ứng với VBE không đổi nhờ mạch phân cực DC được gọi là 

điểm tĩnh, chính là giao điểm của đường thẳng có phương trình (*) với họ đặc 

tuyến ngõ vào (do NSX cung cấp). 

 

Khi có tín hiệu xoay chiều tác động, điện áp VBE thay đổi dẫn đến dòng điện 

IB thay đổi được minh hoạ như sau : 

I B 

V BE 

V ñk 

V ñk /R B Điểm làm 

việc 
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0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

time
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IBIB

VBE

VBE

 

 

Dòng IB bị méo dẫn đến hậu quả là dòng IC cũng bị méo dạng và tín hiệu áp 

ngõ ra cũng bị méo (không đồng dạng với tín hiệu ngõ vào). Nguyên nhân dẫn 

đến méo phi tuyến là do đoạn đặc tuyến làm việc không tuyến tính. Hiện tượng 

méo phi tuyến sẽ không xảy ra nếu : 

 VBE biến thiên bé ứng với tín hiệu vào có biên độ bé. Khi đó đoạn đặc tuyến làm 

việc ngắn và do vậy gần như thẳng (tuyến tính), sự biến thiên dòng IB xảy ra đều ở 

cả 2 bán kỳ và nhờ đó tín hiệu không bị méo. 

 Điểm làm việc tĩnh nằm sâu trong đoạn tuyến tính của đường đặc tuyến IB-VBE. 

Trường hợp này dòng điện IB tĩnh lớn và do đó dòng IC tĩnh cũng lớn dẫn đến hiệu 

suất của mạch khuếch đại giảm (do công suất tiêu tán ở trạng thái tĩnh lớn). 

Như vậy mạch khuếch đại dùng Transistor có thể dùng tốt khi cần khuếch 

đại các tín hiệu xoay chiều biên độ rất bé (cỡ vài mV đến vài chục mV). Trường 

hợp tín hiệu vào có biên độ lớn, tín hiệu ngõ ra sẽ bị méo dạng do méo phi 

tuyến. 

 

 

Điểm làm 

việc tĩnh 

VBE thay đổi khi có tín 

hiệu xoay chiều 

Đặc tuyến DC ngõ 

vào 

Đặc tuyến ngõ vào do 

NSX cung cấp 

Dòng IB biến thiên không đều 

giữa 2 bán kỳ 

(méo phi tuyến) 

Đoạn đặc tuyến làm 

việc 
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C
1
8
2
9


Ký hiệu bắt đầu

bằng chữ C cho

biết Transistor

thuộc loại N-P-N

A. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM : 

Mục đích bài này giúp sinh viên nắm được các nội dung sau : 

 Phương pháp xác định được các cực B, C, E của Transistor và kiểm tra đánh 

giá được chất lượng của Transistor. 

 Nắm được nguyên lý làm việc của Transistor và các chế độ làm việc cơ bản 

 

B. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM : 

1. NHẬN DẠNG CÁC CỰC CỦA TRANSISTOR QUA KIỂU VỎ :  

E

C

B

TO-126

MOD

B

C

E

TO-92

TO-92

MOD

B

C

E
B

C

E

TO-

220AB

TO-3

C

B

E

 

Một số kiểu vỏ Transistor sắp xếp theo thứ tự công suất từ nhỏ đến lớn. 

 

2. XÁC ĐỊNH TRANSISTOR LOẠI N-P-N HAY P-N-P NHỜ KÝ HIỆU : 

 Ký hiệu bắt đầu bằng chữ A và B là 

Transistor loại P-N-P 

 Ký hiệu bắt đầu bằng chữ C và D là 

Transistor loại N-P-N 

 Chữ A và C dùng để chỉ các Transistor 

có khả năng hoạt động tần số cao. 

 Chữ B và D dùng để chỉ các Transistor 

chỉ có khả năng hoạt động tần số 

thấp.  
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3. ĐO XÁC ĐỊNH CỰC, CHẤT LƯỢNG VÀ LOẠI TRANSISTOR : 

Một Transistor nếu còn tốt thì điện trở liên cực C-E (điện trở đo từ cực C đến cực 

E) phải có giá trị vô cùng lớn nếu ta bỏ hở cực B. Tính chất này được sử dụng để tìm 

ra cực B. Cách thực hiện như sau : 

0

x1k



Lần đo thứ nhất

 

 

0

x1k



Lần đo thứ hai

 

Nếu cặp cực nào trong cả hai lần đo như trên mà đều có điện trở vô cực (kim 

không lên) thì cặp cưc đó là C và E (chưa xác định được cực nào là C). Cực 

còn lại là B . 
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Đo xác định loại : 

Nếu Transistor loại N-P-N thì cực B gắn với lớp bán dẫn loại P vì cực B bao 

giờ cũng gắn với lớp giữa (xem lại phần cấu tạo Transistor trong sách ly thuyết). Như 

vậy nếu ta tiếp xúc que đen của V.O.M kim (là que được nối với + của PIN bên trong 

V.O.M khi đo ở thang ) với cực B và que đỏ vào bất kỳ 1 trong 2 chân còn lại thì 

điện trở đo được là nhỏ, ta nói cực B có tính Anode chung. 

KẾT QUẢ ĐO VỚI TRANSISTOR LOẠI N-P-N 

0

x1k



Lần đo thứ nhất

Cực B đã biết
Đưa que đen vào

cực B


Đưa que đỏ

vào cực giữa

chưa biết





Kim lên

 

0

x1k



Lần đo thứ hai

Cực B đã biết
Đưa que đen vào

cực B


Đưa que đỏ

vào cực bìa

chưa biết





Kim lên
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Nếu Transistor loại P-N-P thì cực B gắn với lớp bán dẫn loại N. Như vậy nếu 

ta tiếp xúc que đen của V.O.M kim (là que được nối với + của PIN bên trong V.O.M 

khi đo ở thang ) với cực B và que đỏ vào bất kỳ 1 trong 2 chân còn lại thì điện trở 

đo được là vô cùng lớn, ta nói cực B có tính Cathode chung. 

KẾT QUẢ ĐO VỚI TRANSISTOR LOẠI P-N-P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

x1k



Lần đo thứ hai

Cực B đã biết
Đưa que đen vào

cực B


Đưa que đỏ

vào cực bìa

chưa biết





Kim không lên

 

 

 

0

x1k



Lần đo thứ hai

Cực B đã biết
Đưa que đen vào

cực B


Đưa que đỏ

vào cực giữa

chưa biết





Kim không lên

Lần đo thứ nhất 
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Đo để phân biệt cực C với cực E : 

CÁCH ĐO NẾU TRANSISTOR THUỘC LOẠI N-P-N 

 

0

x1k



Lần đo thứ nhất

Cực B đã biết

Dùng tay nối từ

cực B đến que

đen

Quan sát vị trí dừng

của kim chỉ thị

 

0

x1k



Lần đo thứ hai

Cực B đã biết

Tay vẫn nối từ cực

B đến que đen

Quan sát vị trí dừng

của kim chỉ thị

 

Trường hợp ngón tay nối từ cực B đến cực C kim sẽ lên cao hơn. 

CÁCH ĐO NẾU TRANSISTOR THUỘC LOẠI P-N-P 

Thực hiện tương tự nhưng tay được nối từ cực B đến que đỏ trong hai lần đo. 
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4. KHẢO SÁT NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA TRANSISTOR  

 Thực hiện mạch như hình vẽ sau : 

0

10k D414

Đèn 12v,

6W

RB

2.2k

VR

12v

+

-

Uin

+

-
UBE

+

-

UCE

DCV

50

0

 

Quy trình thí nghiệm : 

1. Vừa đo điện áp UBE, vừa đo điện áp UCE và chỉnh biến trở để quan sát sự 

biến thiên của UBE, UCE và trạng thái đèn. 

2. Chỉnh biến trở VR sao cho điện áp UCE bằng điện áp nguồn và đo UBE lúc đó, 

quan sát trạng thái đèn và giải thích vì sai lúc đó đèn tắt. 

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

3. Chỉnh biến trở VR để tăng dần điện áp UBE cho đến khi tim đèn bắt đầu đỏ, 

giải thích vì sao với điện áp UBE < 0,5v thì đèn hoàn toàn tắt. 

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

4. Tiếp tục tăng UBE và quan sát sự thay đổi độ sáng của đèn, sự biến thiên của 

điện áp UCE và giải thích kết quả. 

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

5. Ghi nhận giá trị nhỏ nhất của UCE và giá trị tương ứng của UBE lúc đó. 

 ..................................................................................................................................  
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Trước khi làm thí nghiệm bài này, sinh viên phải xem lại các vấn đề cơ bản liên 

quan đến Transistor được trình bày trong bài 5. 

 

A. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM : 

Mục đích bài này giúp sinh viên nắm được một số mạch ứng dụng Transistor ở 

chế độ ngắt dẫn và khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng Transistor. Trên cơ sở các mạch 

này sinh viên có thể tự thiết kế những mạch tương tự trong thực tế. 

 

B. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM : 

1. KHẢO SÁT MẠCH ĐÓNG NGẮT ĐIỆN DÙNG TRANSISTOR :  

 Thực hiện mạch sau : 

 

Trình tự thí nghiệm : 

1. Lắp mạch 

2. Chỉ cấp nguồn 12v, không cấp nguồn 5v ở ngõ vào và dùng V.O.M đo điện 

trở giữa chân chung với chân NC, giữa chân chung với NO và cho biết chân 

chung lúc này nối với NC hay NO ?  ......................................................................  

3. Duy trì 12v, cấp tiếp nguồn 5v ở ngõ vào, chỉnh biến trở để RELAY tác động 

và thực hiện đo lại để xem chân chung lúc này nối với NC hay NO ?  ..............  

4. Qua thí nghiệm cho biết có thể dùng nguồn áp ngõ vào để điều khiển đóng 

ngắt RELAY hay không, nếu có thì cần những điều kiện gì ? 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 

0 

D414 

12v 

+ 

- 

5v 

+ 

- 
U BE 

+ 

- 

U CE 

50k 470 

COM (chân chung) 

NC (thường đóng) 

NO (thường hở) 

 

 

 

RELAY 

Diode bảo vệ 

Transistor 

  

BÀI 06 
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2. KHẢO SÁT MẠCH ĐẢO TRẠNG THÁI TÍN HIỆU : 

0

C2383

+5v

+

-

In

+

-

Rb

Out

Rc

 

Trình tự thí nghiệm : 

1. Cấp đến ngõ vào của mạch một sóng vuông tần số khoảng 1000Hz lấy từ 

ngõ ra TTL-CMOS trên máy phát sóng. 

2. Dùng máy dao động ký đo đồng thời tín hiệu tại ngõ vào và ngõ ra của 

mạch, vẽ lại quan hệ giữa các sóng và giải thích. 

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

IN

OUT

 

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................  
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3. KHẢO SÁT MẠCH KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU NHỎ : 

 Thực hiện mạch như hình vẽ sau : 

0

+9v

+

-

In

+

-

R1

Out

Rc

VR

C1 C2

+

-

UCE

 

Trình tự thí nghiệm : 

1. Chỉ cấp nguồn +9v cho mạch, chỉnh biến trở VR và dùng V.O.M đo điện áp 

UCE sao cho điện áp này khoảng ½ điện áp nguồn (tức khoảng 4,5v). 

2. Cấp vào ngõ In một sóng sin lấy từ máy phát sóng, chỉnh biên độ ở mức 

min. 

3. Dùng dao động ký đo đồng thời tín hiệu tại ngõ vào In và ngõ ra Out 

của mạch và chỉnh sao cho cả hai sóng quan sát được có cùng dạng sin, 

vẽ lại kết quả. 

4. Tính độ khuếch đại của mạch : 

 vaøohieäu  tínñoä Bieân

ra hiệu  tínđộ Biên
Av   và giải thích 

nguyên lý vận hành của mạch. 

0

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  
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PHẦN 1 : NHỮNG KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐẾN THÍ NGHIỆM 

1. MỤC ĐÍCH CỦA THÍ NGHIỆM 

Mục đích của thí nghiệm này giúp SV hiểu và vận dụng được các kiến 

thức sau : 

 Hoạt động của mạch chỉnh lưu kết hợp với lọc phẳng dùng tụ. 

 Nguyên lý làm việc của mạch ổn áp nối tiếp và ổn áp song song. 

 Hoạt động của một số dạng mạch ổn áp thông dụng. 

 

2. NHỮNG KIẾN THỨC LIÊN QUAN 

2.1  Mạch chỉnh lưu 1 pha không dùng tụ lọc 

Mạch chỉnh lưu là mạch điện có nhiệm vụ chuyển đổi điện áp dạng 

xoay chiều (AC) thành điện áp một chiều DC để cung cấp cho các loại tải 

dùng điện một chiều. Nếu điện áp AC ngõ vào chỉ là áp một pha thì mạch 

chỉnh lưu được gọi là chỉnh lưu 1 pha, thường dùng trong các ứng dụng 

công suất bé (< 1kW). Trường hợp điện áp AC ngõ vào là áp 3 pha thì 

mạch chỉnh lưu được gọi là chỉnh lưu 3 pha, thường dùng cho các ứng 

dụng công suất trung bình và lớn (> 1kW). 

Mạch chỉnh lưu 1 pha có 3 dạng gồm : 

 Chỉnh lưu bán kỳ 

 Chỉnh lưu toàn kỳ dùng 2 Diode kết hợp với máy biến áp thứ cấp có 

điểm giữa và 

 Chỉnh lưu toàn kỳ dùng cầu Diode. 

Mạch chỉnh lưu cầu có hệ số sử dụng biến áp T.U.F cao nhất nên 

thường được sử dụng nhất. Hệ số T.U.F được định nghĩa như sau : 

2

dc

P

P

F.U.T   trong đó : 

 Pdc là công suất của thành phần một chiều ở ngõ ra mạch chỉnh lưu 

 P2 là công suất xoay chiều ở thứ cấp MBA cấp cho mạch chỉnh lưu 

Như vậy với cùng một công suất Pdc như nhau ở ngõ ra của mạch 

chỉnh lưu, mạch chỉnh lưu nào có hệ số T.U.F lớn nhất thì công suất của 

máy biến áp bé nhất, từ đó giá thành mua máy biến áp thấp nhất. 

 

BÀI 07 
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Trong trường hợp không dùng tụ lọc và tải điện trở ta có : 

 Mạch chỉnh lưu bán kỳ có : T.U.F = 28,5% 

 Mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng 2 Diode : T.U.F = 57% 

 Mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng cầu Diode : T.U.F = 81% 

Điện áp ngõ ra của mạch chỉnh lưu không hoàn toàn là DC mà là tổng 

của thành phần DC có giá trị bằng trị trung bình của điện áp ngõ ra, cộng 

với vô số thành phần hình sin (tức xoay chiều) có tần số là bội số nguyên 

lần của tần số cơ bản. Các thành phần tần số càng cao có biên độ càng 

thấp. Có thể áp dụng phân tíh Fourrier để thấy được các thành phần xoay 

chiều trong điện áp ngõ ra. 

Kết quả phân tích Fourrier của một số trường hợp như sau : 

 

       Phân tích Fourrier tín hiệu ngõ ra của chỉnh lưu bán kỳ lý tưởng 

Phổ tín hiệu cho thấy trong điện áp ngõ ra, ngoài thành phần DC = 31,83V, 

đây chính là giá trị trung bình của điện áp ngõ ra, được xác định bằng công 

thức : 








 



m

0

m

2

0

odc

V
dx.xsin.V

2

1
)t(d).t(v

2

1
V , còn có các thành 

phần sóng sin tần số 50Hz,  100Hz, 200Hz, 300Hz, v.v 

Trong thí dụ trên, ta có Vm = 100V, tương ứng có : V83,31
100

V
dc




  

Vm là biên độ đỉnh của sóng ngõ ra mạch chỉnh lưu. 
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      Phân tích Fourrier tín hiệu ngõ ra của chỉnh lưu toàn kỳ lý tưởng 

Trong trường hợp chỉnh lưu toàn kỳ, phổ tín hiệu cho thấy thành phần DC 

tăng gấp đôi so với chỉnh lưu bán kỳ, các thành phần xoay chiều tần số 

100Hz, 200Hz, 300Hz, v.v có biên độ bé hơn thành phần DC và giảm dần ở các 

tần số cao. Kết quả cho thấy chỉnh lưu toàn kỳ tốt hơn chỉnh lưu bán kỳ. 

 

2.2 Chỉnh lưu kết hợp với tụ lọc 

Chỉnh lưu kết hợp với tụ lọc có dạng điện áp ngõ ra phẳng hơn (tức là 

ít nhấp nhô hơn trường hợp không dùng tụ). Tuy nhiên khi dùng tụ lọc, 

cũng phát sinh một số vấn đề như dạng sóng điện áp và dòng điện ở sơ 

cấp, thứ cấp MBA bị méo dạng và sụt áp lớn trong giai đoạn tụ nạp điện. 

Sự méo dạng đồng nghĩa với việc xuất hiện các sóng hài bậc cao ảnh 

hưởng lên hệ thống điện. 

Các bộ chỉnh lưu có dụng tụ lọc thường được sử dụng để cấp nguồn 

DC cho các mạch điện tử. Thường phải sự dụng máy biến áp để hạ áp 

trước khi chỉnh lưu. Sơ đồ của mạch như sau : 

Biến áp

Mạch chỉnh lưu

(Rectifier)

N

N
g

u
o

àn
 
m

o
ät
 
p

h
a

T
a

ûi

v1

Line

(Transformer)

v2 vt

+

-

C

 

Sơ đồ hệ thống chỉnh lưu có lọc 
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Điện áp ở ngõ ra mạch chỉnh 

lưu khi có tải R = 5 

R = 5, không dùng tụ lọc 

Điện áp ở thứ cấp 

MBA khi không 

tải 

Điện áp ở thứ cấp 

MBA khi có tải R = 

5, không dùng tụ lọc 

Dòng điện ở thứ cấp MBA khi có tải  

R = 5, không dùng tụ lọc 
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                                Điện áp ở thứ cấp MBA 

  

Không tải 

Tải R = 5, C = 2200uF 

Tải R = 5, 

C = 4700uF 

Điện áp ngõ ra khi 

R = 5, C = 2200uF 

Điện áp ở thứ cấp MBA 

khi không tải 

Điện áp ở thứ cấp MBA khi có tải  

R = 5, tụ lọc C = 2200uF 

Dòng điện ở thứ cấp MBA khi có tải 

R = 5, tụ lọc C=2200uF 
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                                      Điện áp ngõ ra 

 

 

Dòng điện ở thứ cấp máy biến áp 

 

2.3 Nguyên lý của mạch ổn áp 

Mạch ổn áp DC được phân thành 2 loại là ổn áp nối tiếp và ổn áp 

song song nếu chia theo nguyên lý làm việc. Cách chia này tuỳ thuộc vào 

phần tử điều chỉnh ổn áp được mắc nối tiếp hay mắc song song với tải. 

 

  

Tải R = 5, C = 2200uF 

Tải R = 5, 

C = 4700uF 

  

Tải R = 5, C = 2200uF 

Tải R = 5, 

C = 4700uF 
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+

-

+

-

+ -

TaûiVin Vo

Vadj

+

-

+

-

+ -

TaûiVin Vo

Vadj

Nguyên lý ổn áp nối tiếp Nguyên lý ổn áp song song
 

 Ổn áp nối tiếp hoạt động theo nguyên tắc tự động điều khiển tổng trở 

của phần tử điều chỉnh để thay đổi Vadj khi điện áp ngõ vào thay đổi, từ 

đó giữ điện áp ngõ ra không đổi. Các mạch ổn áp dùng Transistor 

hoặc IC ổn áp thuộc dạng ổn áp nối tiếp. Đối với loại ổn áp này, dòng 

điện qua phần tử điều chỉnh gần như bằng với dòng tải, do đó phần tử 

điều chỉnh sẽ phải làm việc năng nề hơn khi dòng tải càng lớn. 

 Ổn áp song song cũng vận hành theo nguyên tắc tương tự nhưng khi 

tổng trở của phần tử điều chỉnh thay đổi sẽ làm cho dòng điện qua 

điện trở mắc nối tiếp thay đổi, từ đó thay đổi Vadj nhằm mục đích giữ 

cho điện áp ngõ ra tải ổn định. Mạch ổn áp dùng Diode Zener thuộc 

loại ổn áp song song. Đối với loại ổn áp này, phần tử ổn áp làm việc 

nặng nề nhất khi không tải. 

 

2.3 Diode Zener 

Diode Zener cũng được cấu tạo từ hai lớp bán dẫn P-N giống như 

Diode thường nhưng được chế tạo đặc biệt để dùng ở chế độ phân cực 

nghịch. Đặc tính quan trọng nhất của Diode Zener là khi dẫn điện nghịch 

thì điện áp ngược trên Diode gần như không đổi khi dòng điện ngược thay 

đổi. Nhờ đặc tính này, Diode Zener được dùng ở chế độ phân cực nghịch 

như một phần tử ổn áp. Mạch ổn áp dùng Diode Zener thuộc loại ổn áp 

song song. 

Khi Diode Zener ở chế độ phân cực nghịch, nếu điện áp ngược bé hơn 

điện áp ngưỡng có thể làm Diode dẫn ngược (gọi là điện áp ngưỡng đánh 

thủng, ký hiệu Vz) thì Diode không dẫn điện. Tuy nhiên khi điện áp ngược 

đạt đến giá trị Vz thì một quá trình đặc biệt xảy ra tại vùng nghèo gọi là 

hiệu ứng Zener làm phá vỡ cấu trúc của vùng nghèo và dòng điện ngược 

qua Diode tăng đột ngột trong khi điện áp giữa hai đầu Diode gần như 

không đổi. Hiệu ứng Zener xảy ra như sau: khi điện áp ngược lớn, lực điện 

trường tăng mạnh làm tăng vận tốc của những electron tự do đến mức 

động năng của chúng đủ lớn để có thể làm bứt ra các electron tự do mới 

khi chúng va chạm với nguyên tử. Electron vừa mới giải phóng lại chuyển 
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động theo hướng điện trường và va đập với các nguyên tử khác làm giải 

phóng các e mới. Phản ứng dây chuyền xảy ra và trong một thời gian rất 

ngắn, số lượng hạt dẫn tự do tại vùng nghèo tăng lên rất nhanh tạo thành 

dòng điện ngược qua Diode.  

Đặc tuyến Vôn-

Ampere của Diode Zener 

thể hiện quan hệ giữa 

điện áp giữa hai đầu 

Diode và dòng điện I qua 

Diode như hình bên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diode Zener có khả năng chịu được dòng điện ngược tối đa từ vài 

chục đến vài trăm mA tuỳ theo công suất danh định (là công suất max 

cho phép) của nó, thông số này do nhà sản xuất cung cấp. Giá trị dòng 

điện ngược tối đa được xác định từ giao điểm của đường đặc tuyến công 

suất Pzm = Izm.Vz = Const (hằng số) với đường đặc tuyến Vôn-Ampe của 

Diode Zener.  

 Pzm là công suất tiêu thụ tối đa cho phép của Diode Zener mang 

mã hiệu cụ thể nào đó do nhà sản xuất cung cấp. 

 Vz là ngưỡng đánh thủng của Diode Zener khi phân cực ngược, đây 

cũng là giá trị điện áp giữa hai đầu Diode khi nó dẫn điện ngược 

(dòng điện từ K sang A). 

 Dòng Izm là đòng tối đa cho phép qua Diode, xác định theo công 

thức: 

z

zm

zm
V

P
I   

 

0v .7.6

vài chục mA

Vz UAK

ID

Đoạn phân cực thuận

+ -

A K

Đoạn phân cực nghịch

Đặc tuyến công suất

- +

A K

Izmax

Đoạn đặc tuyến cho thấy

dòng ngược qua Diode thay

đổi nhưng điện áp giữa hai

cực của Diode không đổi
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Datasheet của một số Diode Zener thông dụng. 
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70 
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2.4 Transistor 

Transistor là một linh kiện 3 cực hoạt động theo nguyên lý dùng dòng 

điện để điều khiển dòng điện. 

 Dòng điện điều khiển được cấp cực B (đối với Transistor loại NPN) 

hoặc rút ra khỏi cực B (đối với Transistor loại PNP). 

 Dòng điện được điều khiển sẽ đi từ C qua E (đối với Transistor loại 

NPN) hoặc đi từ E qua C (đối với Transistor loại PNP). 

Để tạo ra các dòng điện trên, điện áp đặt lên các cực B, C, E của 

Transistor phải có cực tính và giá trị phụ hợp. Việc tác động các điện áp 

này lên các cực của Transistor được gọi là phân cực cho Transistor. 

P

N

P

C

B

E

C

E

B

N

P

N

C

B

E

+ +

C

E

B

(+)

(-)

(-)

(-)

(+)

(+)

 

 

 

 

Tỉ số Ic/Ib được gọi là hệ số khuếch đại dòng điện của Transistor, ký hiệu là 

, thông số này phụ thuộc vào cấu tạo của Transistor và có thể xác định bằng 

thực nghiệm hoặc nhà sản xuất cung cấp.  

Đối với các Transistor cùng 

một số hiệu, hệ số  của chúng 

cũng có thể khác nhau. Đối với 

cùng một Transistor, hệ số  của 

nó phụ thuộc vào dòng điện Ic, 

điện áp VCE và nhiệt độ. Vì vậy 

việc xác định chính xác hệ số  

chỉ có thể thực hiện với từng 

trường hợp cụ thể. Ví dụ hệ số  

(hFE) của Transistor C2383 của 

hãng Toshiba được cho trong 

datasheet như hình bên. 

 

 

Dòng điện 

điều khiển 

Dòng điện  

được điều 

khiển 
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 Khi thiết kế mạch Transistor làm việc ở chế độ ngắt/ dẫn, ta chọn  = min. 

Chọn theo điều kiện này thì Transistor luôn đảm bảo dẫn bão hoà nếu hệ 

số  của nó > min. 

 Khi thiết kế mạch Transistor làm việc ở chế độ khuếch đại, ta chọn  = typ 

(tức hệ số  điển hình). Đây là giá trị có xác xuất lớn nhất nên khả năng 

thiết kế đúng sẽ cao nhất. Nếu cần chính xác, cần phải xác định dòng Ic 

và từ đó tra thông số  từ đường đặc tuyến (-Ic) trong datasheet của 

Transistor đang sử dụng (có thể tải về từ website của nhà sản xuất). Hệ số 

typ được cho trong datasheet dạng vắn tắt trong các sổ tay tra cứu 

Transistor. 

 

Các chế độ làm việc của Transistor. 

Xét mạch điện ở hình vẽ sau, ở đó điện trở Rc hoặc là điện trở tương 

đương của tải, hoặc là một điện trở thực được mắc nối tiếp với Transistor 

để hạn chế dòng điện max qua Transistor. 

Rc

+

-

0

Vcc

+

-

+

-

+Vcc

VcE

Vñk

Ic

IB

RB

+

-

VRC

 

Ta có : Vcc = VRC + VCE 

hay 
CEcccc

VR.IV   

Từ đó ta suy ra các quan hệ : 

         
cccCE

R.IcVV         (1) 

         

c

CE

CEc

R

V

V

Rc

1
I    (2) 

 

Biểu thức (1) cho thấy khi 

dòng Ic tăng lên thì điện áp VCE 

giảm. Giá trị tối thiểu của VCE lý 

tưởng là 0V. Thực tế giá trị tối 

thiểu của VCE là VCES từ 0,1 đến 

0,4V tuỳ thuộc vào loại 

Transistor và dòng tải. Các 

Transistor công suất bé thường 

có VCES khoảng 0,1V trong khi 

các Transistor công suất lớn 

thường có VCES đến 0,4V. 

 

 

     Quan hệ VCES-IC của Transistor C2383 
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Biểu thức (2) cho thấy quan 

hệ giữa Ic và VCE là tuyến tính. 

Đồ thị biểu diễn quan hệ này 

được gọi là đường tải DC của 

mạch Transistor đang xét. Hai 

đầu mút của đường tải DC chính 

là các giao điểm với trục VCE và 

trục IC. 

 

0

0

Vcc

c

cc

R

V

Ic

VCE

c

cc

CE

c

c

R

V
V

R

1
I 

 

 

Đồ thị quan hệ trên cho thấy : 

 Giá trị min của Ic là Icmin = 0, ở đó VCE = Vcc : ứng với Transiostor ở 

trạng thái ngưng dẫn. 

 Giá trị max của Ic là Icmax = Vcc/Rc, ở đó VCE = 0 : Trường hợp này ứng 

với Transistor dẫn điện cực đại, dòng IC qua Transistor khi đã đạt giá 

trị max thì không thể tăng thêm cho dù có tăng thêm dòng kích thích 

IB. Chính vì vậy chế độ này gọi là chế độ bão hoà của Transistor. Điều 

kiện để đạt trạng thái bão hoà là dòng IB phải lớn hơn một giá trị tới 

hạn gọi là IBS, IBS = ICS/min với ICS = Icmax. 

 Khi 0 < Ic < Icmax thì nếu IB thay đổi, Ic cũng thay đổi theo và luôn thoả 

quan hệ : Ic = IB. Chế độ làm việc này của Transistor gọi là chế độ 

khuếch đại. 
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Công suất tiêu thụ trên Transistor. 

 

 Công suất tiêu thụ trên Transistor 

được tính gần đúng bằng tích giữa 

dòng Ic và điện áp VCE (tức là PD = 

Ic.VCE). Tích này là một hàm bậc 2 

theo VCE và đạt cực đại tại Vcc/2. Vì 

vậy công suất tiêu thụ trên Transistor 

lớn nhất nếu dòng điện qua Transistor 

bằng 0,5Icmax, tại đó ứng với VCE = 

0,5VCemax và 

c

2

cc

max

R4

V

P   

 Công suất tiêu thụ tối đa cho phép 

của Transistor do nhà sản xuất quy 

định. Khi vận hành, công suất tiêu thụ 

tối đa Pmax không được lớn hơn 

Pchophép, nếu không Transistor sẽ bị 

hỏng. 

 

Ngoài thông số Pchophép, còn phải tuân thủ các thông số giới hạn khác 

được liệt kê trongf mục maximum ratings trong bảng datasheet của 

Transistor. Bảng datasheet sau đây trình bày các thông số giới hạn của 

một Transistor để minh hoạ cho những điều trình bày trên. 

 

 

0 

0 

V cc 

c 

cc 

R 

V 

I c 

V CE 

c 

cc 
CE 

c 
c 

R 

V 
V 

R 

1 
I    

P chopheùp 

P max 

V CE 

P D 

0 V cc /2 V cc 
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Đặc tuyến ngõ vào của Transistor : 

Đặc tuyến ngõ vào là quan hệ giữa dòng điện IB và điện áp VBE của 

Transistor. Đặc tuyến này có dạng giống với đặc tuyến Volt-Ampe của 

Diode. Khi điện áp VBE đạt tới ngưỡng khoảng 0,6V ở nhiệt độ bình 

thường thì dòng điện IB xuất hiện, sau đó dòng IB tăng nhanh khi tăng 

VBE. Giá trị ngưỡng sẽ giảm thấp khi nhiệt độ tăng. Giá trị điển hình của 

điện áp VBE khi đã xuất hiện dòng IB khoảng 0,7V; đây là giá trị thường 

dùng trong các tính toán gần đúng liên quan đến IB. Hình vẽ sau trình bày 

đặc tuyến ngõ vào của Transistor C2383 của hãng Toshiba để minh hoạ. 
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Đặc tuyến ngõ ra của Transistor 

Đặc tuyến ngõ ra là quan hệ giữa dòng IC theo VCE khi IB không đổi. 

Với mỗi giá trị của IB, quan hệ này là một đường cong. Với nhiều giá trị IB 

khác nhau, ta có một tập hợp các đặc tuyến gọi là họ đặc tuyến ngõ ra. 

Họ đặc tuyến này do nhà sản xuất cung cấp. Ví dụ họ đặc tuyến ngõ ra 

của Transistor C2383 của hãng Toshiba như sau : 
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Phương pháp xác định điểm làm việc của Transistor 

Xác định điểm làm việc của Transistor là đi tìm giá trị của dòng IC và 

điện áp VCE ứng với một trường hợp cụ thể. Ví dụ xét mạch điện như hình 

vẽ sau : 

Rc

+

-

0

Vcc

+

-

+

-

+Vcc

VcE

Vñk

Ic
IBRB

+

-

VRC

+

-
VBE

 

Ta có phương trình ngõ vào là : 

BEBBñk
VR.IV   

B

ñk

B

BE

B

R

V

R

V
I   

Phương trình này cho thấy các điểm có toạ độ (VBE, IB) nằm trên một 

đường thẳng cắt trục hoành (VBE) tại Vđk và cắt trục tung (IB) tại điểm 

Vñk/RB. 

 

Dòng điện IB được xác định từ giao điểm của đường thẳng này với đường đặc 

tuyến ngõ vào IB = f(VBE) do nhà sản xuất cung cấp. 

 

0 

0 

V ñk 

B 

ñk 

R 

V 

I B 

V BE 

B 

ñk 

BE 

B 

B 
R 

V 

V 

R 

1 

I    
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Việc xác định IB như trên khá chính xác, tuy nhiên phương pháp này 

thường khó thực hiện do thiếu dữ liệu. Vì vậy để đơn giản, người ta chọn gần 

đúng VBE = 0,7 và thế vào phương trình ngõ vào để tính IB, phương pháp này 

không chính xác mà chỉ là gần đúng. 

 

Xác định dòng điện IC 

Khi đã xác định được dòng điện IB, căn cứ vào họ đặc tuyến ngõ ra để 

tìm đường đặc tuyến tương ứng với IB, sau đó tìm giao điểm của đường cong 

này với đường tải DC. Điểm giao chính là điểm làm việc và từ đó xác định 

được IC, VCE tương ứng. Giả sử ở bước trên ta xác định được IB = 1mA, cách 

xác định điểm làm việc như sau : 

 

 

 

I C 

V C E 

V cc /R c 

Ic=f(V CE ) ứng 

với I B  = 1mA 

V cc 

I B 

V BE 

V ñk 

V ñk /R B Điểm làm 

việc 

Điểm 

làm việc 

Dòng Ic 

Áp VCE 
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PHẦN 2 : NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM 

1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ  

a) Board mạch và các dụng cụ cần thiết : 

+ Board mạch B1 

+ Đồng hồ đo vạn năng V.O.M 

+ Dây đo dao động ký (1 sợi) 

+ Dây nối nguồn 220V trên tủ xuống Board mạch 

+ Các dây nối mạch. 

b) Công tác kiểm tra 

+ Kiểm tra V.O.M 

 

2. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

THÍ NGHIỆM 1 : Khảo sát quan hệ điện áp vào/ra của mạch chỉnh lưu 

 

Mạch chỉnh lưu và lọc

Tải điều

chỉnh được

Mạch ổn áp dùng

Diode Zener

Mạch ổn áp cố định

dùng Transitor

Mạch ổn áp điều

chỉnh dùng Transitor

2
2
0
V

A
C

!

Cẩn thận

+

-

DC outAC in

+

-

In

+

-

Out

+

-

In

+

-

Out

+

-

In

+

-

Out

+

-

 

Buớc 1 : Đặt CB trên tủ chính ở vị trí OFF  

Bước 2 : Nối dây từ mạch chỉnh lưu và lọc  Tải 

Bước 3 : Nối cáp điện cấp nguồn 220V trên tủ chính đến Board mạch 

Bước 4 : Bật CB trên tủ chính về ON và tiến hành thí nghiệm 

Khảo sát mối quan hệ giữa điện áp xoay chiều ở thứ cấp máy biến áp với 

điện áp ngõ ra của mạch chỉnh lưu trong các trường hợp sau : 
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 Trường hợp không tải. 

Chú ý :  

 Áp hiệu dụng ở thứ cấp MBA :  

Dùng V.O.M ở thang đo ACV, tầm 50 để đo. 

 Áp DC ở ngõ ra của mạch chỉnh lưu :  

Dùng V.O.M ở thang DCV, tầm 50 để đo. 

 Dòng điện qua tải :  

Dùng V.O.M số, tầm 2A hoặc 10A để đo 

Áp hiệu dụng ở thứ 

cấp máy biến áp 

Các trường hợp 

thí nghiệm 

Điện áp DC ngõ ra của 

mạch chỉnh lưu 

Dòng điện DC 

qua tải 

 

 

(SW ở vị trí 1) 

…………….. (V) 

 

Không lọc  0A 

C=470F 

(chỉ dùng C1) 

 
0A 

C=1470 

(dùng C1//C2) 

 
0A 

 

 Trường hợp dòng tải = 0,2A khi không lọc 

Áp hiệu dụng ở thứ 

cấp máy biến áp 

Các trường hợp 

thí nghiệm 

Điện áp DC ngõ ra của 

mạch chỉnh lưu 

Dòng điện DC 

qua tải 

 

 

(SW ở vị trí 1) 

…………….. (V) 

 

Không lọc  0,2A 

C=470F 

(chỉ dùng C1) 

 
 

C=1470 

(dùng C1//C2) 

 
 

 

 Trường hợp dòng tải = 0,4A khi không lọc 

Áp hiệu dụng ở thứ 

cấp máy biến áp 

Các trường hợp 

thí nghiệm 

Điện áp DC ngõ ra của 

mạch chỉnh lưu 

Dòng điện DC 

qua tải 

 

 

(SW ở vị trí 1) 

…………….. (V) 

 

Không lọc  0,4A 

C=470F 

(chỉ dùng C1) 

 
 

C=1470 

(dùng C1//C2) 
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THÍ NGHIỆM 2 : Khảo sát dạng điện áp ở ngõ ra mạch chỉnh lưu 

Thực hiện lại 3 trường hợp trong thí nghiệm 1, dùng máy dao động ký 

đo dạng sóng ở ngõ ra của mạch chỉnh lưu, ứng với mỗi trường hợp, ghi 

nhận mức điện áp min, max ở ngõ ra của mạch chỉnh lưu và ghi kết quả 

vào bảng sau : 

 Trường hợp không tải. 

Áp hiệu dụng ở thứ 

cấp máy biến áp 

Các trường hợp 

thí nghiệm 

Điện áp DC ngõ ra của 

mạch chỉnh lưu 

Điện áp trung 

bình (đo bằng 

V.O.M) min max 

 

 

(SW ở vị trí 1) 

…………….. (V) 

 

Không lọc    

C=470F 

(chỉ dùng C1) 

  
 

C=1470 

(dùng C1//C2) 

  
 

 

 Trường hợp dòng tải = 0,2A khi không lọc 

Áp hiệu dụng ở thứ 

cấp máy biến áp 

Các trường hợp 

thí nghiệm 

Điện áp DC ngõ ra của 

mạch chỉnh lưu 

Điện áp trung 

bình (đo bằng 

V.O.M) min max 

 

 

(SW ở vị trí 1) 

…………….. (V) 

 

Không lọc    

C=470F 

(chỉ dùng C1) 

  
 

C=1470 

(dùng C1//C2) 

  
 

 

 Trường hợp dòng tải = 0,4A khi không lọc 

Áp hiệu dụng ở thứ 

cấp máy biến áp 

Các trường hợp 

thí nghiệm 

Điện áp DC ngõ ra của 

mạch chỉnh lưu 

Điện áp trung 

bình (đo bằng 

V.O.M) min max 

 

 

(SW ở vị trí 1) 

…………….. (V) 

 

Không lọc    

C=470F 

(chỉ dùng C1) 

  
 

C=1470 

(dùng C1//C2) 

  
 

Dùng các số liệu thí nghiệm trên để giải thích kết quả đo ở thí nghiệm 1 

và kiểm chứng công thức gần đúng :  minmax

2

1
V

dc
 ; Vdc là điện áp 

DC hay điện áp trung bình trên tải (ngõ ra của mạch chỉnh lưu). 
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THÍ NGHIỆM 3 : Khảo sát quan hệ điện áp vào/ra của mạch ổn áp 

Trong thí nghiệm này SV khảo sát lần lượt 3 mạch ổn áp. Với mỗi 

mạch, SV khảo sát quan hệ giữa điện áp min ngõ vào theo dòng tải và 

quan hệ điện áp điện áp ngõ ra theo dòng tải. Để đo điện áp min ở ngõ 

vào, phải dùng máy dao động ký. Để đo điện áp ngõ ra, có thể dùng dao 

động ký hoặc V.O.M. Chú ý dùng cả hai tụ lọc trên mạch chỉnh lưu và SW 

lấy điện AC ở thứ cấp MBA bật về vị trí 1. 

 

 Mạch ổn áp dùng Diode Zener 

 

Mạch chỉnh lưu và lọc

Tải điều

chỉnh được

Mạch ổn áp dùng

Diode Zener

Mạch ổn áp cố định

dùng Transitor

Mạch ổn áp điều

chỉnh dùng Transitor

2
2
0
V

A
C

!

Cẩn thận

+

-

DC outAC in

+

-

In

+

-

Out

+

-

In

+

-

Out

+

-

In

+

-

Out

+

-

 

 

Dòng tải (mA) Điện áp min ở ngõ vào (V) Điện áp ngõ ra (V) 

0   

10   

20   

30   

40   

50   

60   

70   

80   

90   

100   

110   

120   

130   

140   

Sử dụng bảng số liệu trên, dùng phần mềm MATLAB vẽ đồ thị quan hệ 

Vinmin, Vo theo dòng tải và giải thích kết quả. Cho biết điện trở hạn dòng 

trong mạch ổn áp dùng Diode Zener là R = 100. Cần thay đổi gì để mở 

rộng phạm vi ổn áp ? 
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 Mạch ổn áp dương cố định dùng Transistor 

 

Mạch chỉnh lưu và lọc

Tải điều

chỉnh được

Mạch ổn áp dùng

Diode Zener

Mạch ổn áp cố định

dùng Transitor

Mạch ổn áp điều

chỉnh dùng Transitor

2
2
0
V

A
C

!

Cẩn thận

+

-

DC outAC in

+

-

In

+

-

Out

+

-

In

+

-

Out

+

-

In

+

-

Out

+

-

 

Chú ý : Trong thí nghiệm này sử dụng V.O.M số ở thang đo 2A hoặc 

10A để đo dòng tải. 

 

Dòng tải (A) Điện áp min ở ngõ vào (V) Điện áp ngõ ra (V) 

0,02   

0,04   

0,06   

0,08   

0,10   

0,12   

0,14   

0,16   

0,18   

0,20   

0,21   

0,22   

0,23   

0,24   

0,25   

Sử dụng bảng số liệu trên, dùng phần mềm MATLAB vẽ đồ thị quan hệ 

Vinmin, Vo theo dòng tải và giải thích kết quả. Cần phải thay đổi gì để mở 

rộng phạm vi ổn áp, phạm vi này bị giới hạn gì ? 
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 Mạch ổn áp dương dùng Transistor, điều chỉnh được điện áp ra  

Mạch chỉnh lưu và lọc

Tải điều

chỉnh được

Mạch ổn áp dùng

Diode Zener

Mạch ổn áp cố định

dùng Transitor

Mạch ổn áp điều

chỉnh dùng Transitor

2
2
0
V

A
C

!

Cẩn thận

+

-

DC outAC in

+

-

In

+

-

Out

+

-

In

+

-

Out

+

-

In

+

-

Out

+

-

 

 

Chú ý : Trong thí nghiệm này sử dụng V.O.M số ở thang đo 2A hoặc 

10A để đo dòng tải. 

 

Trường hợp điều chỉnh Vo ở mức 12V 

Dòng tải (A) Điện áp min ở ngõ vào (V) Điện áp ngõ ra (V) 

0,1   

0,2   

0,3   

0,4   

0,5   

0,6   

0,7   

0,75   

0,8   

0,85   

0,9   

0,95   

1   

Ở giá trị dòng điện mà Vo bị sụt áp so với ban đầu, thử dùng dao động ký 

quan sát dạng điện áp ngõ ra và nhận xét. 
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85 

 

Trường hợp điều chỉnh Vo ở mức 9V 

Dòng tải (A) Điện áp min ở ngõ vào (V) Điện áp ngõ ra (V) 

0,1   

0,2   

0,3   

0,4   

0,5   

0,6   

0,7   

0,75   

0,8   

0,85   

0,9   

0,95   

1   

Ở giá trị dòng điện mà Vo bị sụt áp so với ban đầu, thử dùng dao động ký 

quan sát dạng điện áp ngõ ra và nhận xét. 

Dùng hai bảng số liệu trên đây, vẽ quan hệ Vinmin theo dòng tải và Vo theo 

dòng tải, nhận xét kết quả thí nghiệm. Khoảng ổn áp trong thí nghiệm 

này như thế nào so với hai mạch trước, giải thích lý do có sự khác biệt 

đó. 
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PHẦN 1 : NHỮNG KIẾN THỨC LIÊN QUAN ĐẾN THÍ NGHIỆM 

3. MỤC ĐÍCH CỦA THÍ NGHIỆM  

Mục đích của thí nghiệm này giúp SV hiểu và vận dụng được các kiến 

thức sau : 

 Các loại mạch ổn áp DC dùng IC ổn áp chuyên dụng họ 78XX; 

79XX và IC 317T. 

 Phương pháp tăng cường khả năng cấp dòng tải của mạch ổn áp 

bằng cách phối hợp Transistor với IC ổn áp. 

 

4. NHỮNG KIẾN THỨC LIÊN QUAN 

4.1  IC ổn áp (+) họ 78XX và IC ổn áp (-) họ 79XX 

Để tạo ra điện áp cấp nguồn ổn định cho các mạch điện tử có dòng 

điện tiêu thụ bé hơn 1A, các IC ổn áp là một giải pháp đơn giản và hiệu 

quả, cho chất lượng điện áp DC ngõ ra khá tốt. IC ổn áp dương họ 78XX 

được dùng khá phổ biến để tạo ra các điện áp DC ổn định ở các mức : 

+5V (7805); +9V (7809); +12V; +15V; +24V.  

Một số mạch điện tử dùng Opamp có nguồn cấp điện kép (ví dụ : 

+/-12V). Trong trường hợp này, IC ổn áp âm họ 79XX được dùng kết hợp 

với IC ổn áp dương họ 78XX để tạo nguồn kép. Tương tự như IC ổn áp 

(+), IC ổn áp (-) họ 79XX có các loại như : 7905 (điện áp ngõ ra bằng -

5V); 7909; 7912; 7915; 7924. 

IC ổn áp họ 78XX và 79XX có kiểu vỏ thông dụng là loại TO-220 có 

gắn tản nhiệt để làm tăng khả năng tải.  

Để điện áp ngõ ra của IC ổn áp họ 78XX ổn định ở mức thiết kế (ví 

dụ để điện áp ngõ ra của IC 7809 ổn định ở mức 9V) thì điện áp ngõ vào 

của IC phải lớn hơn điện áp ngõ ra của IC ít nhất là 2,5V. Điều này cũng 

tương tự đối với IC ổn áp họ 79XX. Ví dụ để điện áp ngõ ra của IC 7909 

là -9V thì điện áp ngõ vào của IC phải âm hơn -11,5V. 

 

 

 

BÀI 08 
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7809
+

-

+

-

Vin Vo Tải

 

 

Datasheet của một số IC ổn áp họ 78XX và 79XX 

 
LM79XX Series 3-Terminal Negative Regulators 

 

Điện áp ngõ 

vào dao động 
Điện áp ngõ ra 

ổn định  

U bé nhất cho 

phép = 2,5V 

U bé nhất 

khi vận hành 

phải > 2,5V 
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2.2 IC ổn áp LM317T 

LM317T là IC ổn áp được dùng để thiết kế các mạch ổn áp có điện 

áp ngõ ra điều chỉnh được. Nguyên lý điều chỉnh điện áp ngõ ra như sau : 

in out
adj

LM317T

3 2

1

Điện áp ngõ

vào đủ lớn +

-

1,25V

…
.

….

A50

in out
adj

LM317T

3 2

1

Điện áp ngõ

vào đủ lớn +

-
1,25V

….

A50

I=1,25/R1

R1

IA50I 

in out
adj

LM317T

3 2

1

Điện áp ngõ

vào đủ lớn +

-
1,25V

A50

I=1,25/R1

R1

IA50I 

1,25V

R2

+

-











1

2

2

R

R
125,1R

1R

25,1
25,1Vo

2

1

2
R

R

25,1
R.I 

 

Điện áp ngõ ra có thể điều chỉnh theo ý muốn bắng cách điều chỉnh tỉ số 

R2/R1. Tỉ số này được điều chỉnh bằng cách chỉnh R2. Điện trở R1 được chọn 

theo điều kiện dòng ngõ ra của IC luôn  > 10mA. Khi ngõ ra không tải, dòng 

điện ngõ ra bằng dòng I qua R1.  Vì vậy R1 thường được chọn < 120. Thường 

chọn R1 = 100. 

Với một mức điện áp ngõ ra được tính toán theo công thức trên, để đảm 

bảo điện áp ngõ ra của mạch bằng với giá trị tính toán thì điện áp ngõ vào 

phải lớn hơn điện áp tính toán ít nhất là 3V. Nếu không thoả điều kiện này, 

điện áp ngõ ra sẽ không ổn định và có giá trị thấp hơn giá trị tính toán. 

Khi cần điều chỉnh điện áp ngõ ra trong một khoảng nào đó, ví dụ : Muốn 

điều chỉnh Vo trong khoảng 3 đến 15V thì khoảng biến thiên cho phép của 

điện áp ngõ vào xác định như sau : 

 Với Vo = 3V, khoảng cho phép của Vin là (3+3  3+40) = (6  43V). 

 Với Vo=15V, khoảng cho phép của Vin là (15+315+40) = (18 55V). 

 Với Vo = (315V) thì khoảng biến thiên cho phép của điện áp ngõ vào 

là : (6  43)  (18  55) = (18  43V). 
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1

2

R

R
125,1Vo

Thời gian áp ngõ vào sụt

dưới mức quy định

Vo + 3

Vo + 40

Vin

Khoảng biến thiên

cho phép đối với điện

áp ngõ vào

Vo tính toán

Vo thực tế

Áp ngõ vào không đủ lớn
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Datasheet của IC LM317T 
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Tải

Iin

MẠCH ỔN ÁP

0

IB

+ -UR

IE IC

Iout

+

-

Uin

+

-

Uout

R: W11 

2.3 Phương pháp tăng cường khả năng cấp tải của mạch ổn áp 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Mạch điện ở hình vẽ trên là một ví dụ về cách dùng Transitor để cung 

cấp thêm dòng điện cho tải khi dòng tải cao hơn khả năng cung cấp của 

IC ổn áp. Hoạt động của mạch như sau: 

 Khi Dòng Iout còn nhỏ thì dòng Iin tương ứng cũng nhỏ. Sụt áp UR = Iin.R < 

0,6V nên không đủ phân cực cho mối nối EB của Transistor và Transistor 

ở trạng thái ngưng dẫn. Lúc này chỉ có mạch ổn áp cung cấp dòng 

điện cho tải. 

 Khi dòng điện Iout vượt quá khả năng cung cấp của mạch ổn áp thì 

dòng điện Iin tương ứng có một giá trị nào đó (với mạch ổn áp dùng 

78XX, 317 thì dòng Iin  Iout). Dòng Iin chảy qua R và tạo trên R một điện 

áp là UR = Iin.R. Điện áp này phân cực thuận cho mối nối EB của 

Transistor. Giá trị R được chọn phù hợp sao cho khi dòng Iin đạt tới 

ngưỡng cần được giới hạn thì UR đạt khoảng 0,6V. Khi đó dòng điện IB 

của Transistor xuất hiện làm Transistor dẫn điện. Nếu dòng Iin tiếp tục 

tăng cao hơn thì UR cũng tăng và khi UR = 0,7V thì hầu như dòng Iin 

không tăng nữa vì lúc đó Transistor đã dẫn điện rất mạnh và cung cấp 

thêm dòng điện cho tải như hình vẽ mô tả. 

Tóm lại: 

 Nếu dòng tải nhỏ sao cho : UR = Iin.R < 0,6V thì Transistor ngưng dẫn, 

dòng điện qua tải là do mạch ổn áp cung cấp. 

 Nếu UR = Iin.R = 0,6  0,7V thì Transistor dẫn điện cung cấp thêm dòng 

điện cho tải trong khi dòng điện chảy vào và chảy ra mạch ổn áp 

được giới hạn ở một giá trị xác định sao cho không làm hỏng IC ổn áp. 

Trong mạch ở ví dụ trên, ta chọn R = 1 và như vậy dòng ngõ vào 

mạch ổn áp được giới hạn dưới mức cao nhất là: Iin(max) = 0,7/R = 0,7/1 

= 0,7A. 

 Công suất tiêu thụ lớn nhất trên R là: PR = (Iin(max))
2

.R = 0,7
2

.1 = 0,49W 

 Công suất tiêu thụ trên Transistor là: PTr = IC.U = (Itải – Iout).(Uin - Uout)  

Phải chọn Transistor có công suất lớn hơn công suất tính toán. 
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PHẦN 2 : NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM 

3. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ  

c) Board mạch và các dụng cụ cần thiết : 

+ Board mạch B2 

+ Đồng hồ đo vạn năng V.O.M 

+ Dây đo dao động ký (1 sợi) 

+ Dây nối nguồn 220V trên tủ xuống Board mạch 

+ Các dây nối mạch. 

d) Công tác kiểm tra 

+ Kiểm tra V.O.M 

 

4. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN 

THÍ NGHIỆM 1 : Khảo sát mạch chỉnh lưu kép và ổn áp kép 

 

 

 

 

 

Transformer

Rectifier Filter

+

+

+

+

C1

C2

C3

C4

7809

7909

1

2

3

1

2 3

Load

+9v

-9v

0v

+

-

7809

1

2

3

Q1

R1

LM317T

1

3 2

R2

R1
+

-

Vin

+

-

Vo

+

-

Vo

Vin

+

-

STUB2

A

a

b

n

A

 

 

Buớc 1 : Đặt CB trên tủ chính ở vị trí OFF   

Bước 2 : Nối dây từ mạch chỉnh lưu và lọc  Tải 

Bước 3 : Nối cáp điện cấp nguồn 220V trên tủ chính đến Board mạch 

Bước 4 : Bật CB trên tủ chính về ON và tiến hành thí nghiệm 

Điểm giữa cuộn 

dây thứ cấp MBA 
Đầu a 

Đầu b 

Điện áp (+) sau 

chỉnh lưu và cũng 

là điện áp tại ngõ 

vào IC ổn áp (+) 

Điện áp (-) sau 

chỉnh lưu và cũng 

là điện áp tại ngõ 

vào IC ổn áp (-) 

Điện áp (-) ở ngõ 

ra của IC ổn áp (-) 

Điện áp (+) ở ngõ 

ra của IC ổn áp (+) 

B8 

B

8 
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Khảo sát điện áp xoay chiều ở thứ cấp MBA 

Dùng dao động ký đo đồng thời tín hiệu điện áp tại điểm a so với mass n 

và b so với mass n. Vẽ lại kết quả quan sát được và giải thích. 

 

 

Khảo sát dạng áp sau chỉnh lưu ở ngõ vào các IC ổn áp (chú ý không 

sử dụng tụ C3 và C4) 

Dùng dao động ký đo đồng thời tín hiệu điện áp (+) và (-) tại điểm ngõ 

vào của IC ổn áp (+) và (-) so với điểm mass n. Vẽ lại kết quả quan sát 

được và giải thích kết quả. 
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Khảo sát quan hệ điện áp vào/ra của IC ổn áp (+); (chú ý không sử 

dụng tụ lọc C3 và C4) 

 

 

 

Khảo sát quan hệ điện áp vào/ra của IC ổn áp (-); (chú ý không sử 

dụng tụ lọc C3 và C4) 

 

 

Nhận xét kết quả thí nghiệm trên 

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................  
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THÍ NGHIỆM 2 : Khảo sát mạch ổn áp dương cố định có sử dụng  

                         biện pháp tăng cường dòng tải. 

 

Transformer

Rectifier Filter

+

+

+

+

C1

C2

C3

C4

7809

7909

1

2

3

1

2 3

Load

+9v

-9v

0v

+

-

7809

1

2

3

Q1

R1

LM317T

1

3 2

R2

R1
+

-

Vin

+

-

Vo

+

-

Vo

Vin

+

-

STUB2

A

a

b

n

A

 

 

 

 

 

Trong thí nghiệm này SV khảo sát quan hệ giữa điện áp min ngõ vào 

theo dòng tải và quan hệ điện áp ngõ ra theo dòng tải. Để đo điện áp min 

ở ngõ vào, phải dùng máy dao động ký. Để đo điện áp ngõ ra, có thể 

dùng dao động ký hoặc V.O.M. (chú ý trong thí nghiệm này sử dụng thêm 

tụ lọc C3 // C1 để tăng cường khả năng lọc). 

 

Dòng tải 

(A) 

Điện áp min ở  

ngõ vào (V) 

Điện áp ngõ ra  

(V) 

Dòng qua 

Transistor Q1 (A) 

Dòng qua IC ổn 

áp (không đo) 

0,05     

0,10     

0,15     

0,20     

0,25     

0,30     

0,35     

0,40     

0,50     

0,55     

Mạch khảo sát 

Ngõ vào IC ổn áp Ngõ ra IC ổn áp 

B8 
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0,60     

0,65     

0,70     

0,75     

0,80     

0,85     

0,90     

0,95     

1,00     

 Sử dụng bảng số liệu trên, dùng phần mềm MATLAB vẽ đồ thị quan hệ 

Vinmin, Vo theo dòng tải và giải thích kết quả.  

 Giải thích kết quả tính dòng điện qua IC ổn áp biết điện trở R1 = 2 và 

Transistor Q1 là A671. 

 Dựa theo thí nghiệm này, thiết kế mạch ổn áp 12V, có khả năng cấp 

dòng tải đến 3A. 

 

THÍ NGHIỆM 3 : Khảo sát mạch ổn áp dương điều chỉnh dùng LM317 

 

Transformer

Rectifier Filter

+

+

+

+

C1

C2

C3

C4

7809

7909

1

2

3

1

2 3

Load

+9v

-9v

0v

+

-

7809

1

2

3

Q1

R1

LM317T

1

3 2

R2

R1
+

-

Vin

+

-

Vo

+

-

Vo

Vin

+

-

STUB2

A

a

b

n

A

 

 

 

 

 

 Thí nghiệm này thực hiện tương tự như thí nghiệm 2 với điện áp Vo 

được điều chỉnh tuỳ ý trong phạm vi từ 1,25 đến 9V. Cần thực hiện 2 thí 

Mạch khảo 

sát 
Ngõ vào của mạch Ngõ ra của mạch 

B8 
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nghiệm với 2 giá trị Vo khác nhau. Trong mỗi thí nghiệm, khảo sát quan 

hệ Vinmin, Vo theo dòng tải và vẽ đồ thị quan hệ. Giải thích đồ thị quan hệ. 

 

Kết quả thí nghiệm với trường hợp Vo chỉnh ở mức 5V (Sinh viên có 

thể thay đổi ở mức tuỳ ý trong khoảng từ 1,25 đến 9V). 

Dòng tải (A) Điện áp min ở ngõ vào (V) Điện áp ngõ ra (V) 

0,05   

0,10   

0,15   

0,20   

0,25   

0,30   

0,35   

0,40   

0,50   

0,55   

0,60   

0,65   

0,70   

0,75   

0,80   

0,85   

0,90   

0,95   

1,00   

 

Sử dụng bảng số liệu trên, dùng phần mềm MATLAB vẽ đồ thị quan hệ 

Vinmin, Vo theo dòng tải và giải thích kết quả.  
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100 

 

Kết quả thí nghiệm với trường hợp Vo chỉnh ở mức 9V (Sinh viên có 

thể thay đổi ở mức tuỳ ý trong khoảng từ 1,25 đến 9V). 

Dòng tải (A) Điện áp min ở ngõ vào (V) Điện áp ngõ ra (V) 

0,05   

0,10   

0,15   

0,20   

0,25   

0,30   

0,35   

0,40   

0,50   

0,55   

0,60   

0,65   

0,70   

0,75   

0,80   

0,85   

0,90   

0,95   

1,00   

 

Sử dụng bảng số liệu trên, dùng phần mềm MATLAB vẽ đồ thị quan hệ 

Vinmin, Vo theo dòng tải và giải thích kết quả.  

 

 

 


